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Thô  phÊn (tiÕp theo)
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

   1. Kiến thức:


- Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ.


- Hiểu hiện tượng giao phấn.


- Biết được vai trò của con người từ thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.

  2. Kỹ năng: 


- Kỹ năng quan sát, thực hành.

  3. Thái độ: 


- Yêu và bảo vệ thiên nhiên.

- Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Mẫu vật: Cây ngô có hoa, hoa bí ngô.


     Dụng cụ thụ phấn cho hoa.


2. Chuẩn bị của học sinh:Mẫu vật như trên.

III.Phương pháp:


- Quan sát, hoạt động nhóm.

IV. Hoạt động dạy và học:

    1.ổn định :(1’)

    2. Bài cũ :(5’)

  - Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm của hoa tự thụ phấn?Ví dụ?

    3. Bài mới : (30’)

Hoạt động 1
Tìm hiểu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió (17')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên hướng dẫn hs quan sát mẫu vật và H30.3, 30.4 trả lời câu hỏi:

+ Nhận xét về vị trí của hoa ngô đực và cái?

+Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn nhờ gió?

-Yêu cầu hs đọc thông tin mục 3, làm phiếu học tập.

-Giáo viên chữa phiếu học tập, có thể cho điểm 1 số hs làm tốt.

-Yêu cầu các nhóm so sánh hoa thụ phấn nhờ gió và nhờ sâu bọ?
	- Hs tự quan sát mẫu vật và hình Sgk, tìm câu trả lời.

-Yêu cầu:

+Hoa đực ở trên->để tung hạt phấn

Các nhóm thảo luận, trao đổi hoàn thành phiếu học tập.

-1,2 nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-Hs thảo luận nhóm tập trung các đặc điểm:Bao hoa, nhị, nhuỵ.




	          Đặc điểm của hoa
	                       Tác dụng

	-Hoa thường tập trung ở ngọn cây

-Bao hoa thường tiêu giảm.

-Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

-Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ.

-Đầu nhuỵ dài, có nhiều lông.
	- Giúp đón gió đến mang hạt phấn đi hoặc đón hạt phấn dễ dàng hơn.

-Giúp gió đưa hạt phấn đi xa.

-Giúp đón được nhiều hạt phấn do gió mang đến


*Kết luận 1:  Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
- Hoa thường tập trung ở ngọn cây.

-Bao hoa thường tiêu giảm.
-Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

-Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ.

-Đầu nhuỵ dài, có nhiều lông

                                                          Hoạt động 2         


                                            Ứng dụng kiến thức vào thụ phấn (13')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin mục 4 để trả lời câu hỏi cuối mục.

-Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?Gv có thể gợi ý bằng các câu hỏi nhỏ:

+ Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung?

+ Con người đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn?

-Giáo viên chốt lại các ứng dụng về thụ phấn:

-Con người chủ động thụ phấn cho hoa nhằm:

+ Tăng sản lượng quả và hạt.

+ Tạo ra các giống lai mới.

-Giáo viên đặt câu hỏi củng cố:

+ Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì?

+ Trong trường hợp nào thụ phấn nhờ người là cần thiết?
	- Học sinh tự thu thập thông tin bằng cách đọc mục 4, tự tìm câu trả lời:

-Yêu cầu:

+ Khi thụ phấn tự nhiên gặp khó khăn.

+ Con người nuôi ong, trực tiếp thụ phấn cho hoa.

- Hs tự rút ra những ứng dụng về sự thụ phấn của con người.

+ Hoa thường tập trung ở ngọn cây.

-Bao hoa thường tiêu giảm.

-Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

-Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ.

-Đầu nhuỵ dài, có nhiều lông

+ Khi thụ phấn tự nhiên gặp khó khăn.




* Kết luận 2: 


Con người có thể chủ động giúp hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.

4. củng cố:(7’)


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk.

5.Dặn dò:(2')

         - Học bài, làm bài tập. Tập thụ phấn cho hoa. - chuẩn bị bài sau: “ thụ tinh, kết hạt và tạo quả”
V. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                                             Thụ  tinh, kết hạt và tạo quả
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Hiểu được thụ tinh là gì? Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, thấy được mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh.


- Nhận biết dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính.


- Xác định sự biến đổi các bộ phận của hoa thành quả và hạt sau khi thụ tinh.

2. Kỹ năng:


- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.


- Kỹ năng quan sát, nhận biết.


- Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng trong đời sống.

3. Thái độ:


- Giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh phóng to H31.1Sgk.


2. Chuẩn bị của học sinh:


- Tập thụ phấn cho hoa.
III. Phương pháp:


- Hỏi đáp, dẫn dắt, vận dụng, hoạt động nhóm.

IV. Hoạt động dạy và học-gd: 

1, ổn định :(1’)

2 Bài cũ :(5’) 

Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?

3 Bài mới (30’)

    - Giới thiệu bài mới: Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tinh để dẫn đến kết hạt và tạo quả.

Hoạt động 1
Tìm hiểu sự thụ tinh( 12')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:

- Giáo viên hướng dẫn hs quan sát H31.1, tìm hiểu chú thích, đọc thông tin ở mục 1, trả lời câu hỏi:

+ Mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn?

-Giáo viên giảng:

+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên -> nảy mầm thành ống phấn.

+ Tế bào sinh dục đực chuyển đến đầu ống phấn.

+ ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu.

b) Thụ tinh:

-Yêu cầu hs tiếp tục quan sát hình và đọc thông tin mục 2Sgk.

+ Nêu hệ thống câu hỏi hướng dẫn hs khai thác thông tin:

? Sự thụ tinh xảy ra tại phần nào của hoa?

? Sự thụ tinh là gì?

? Tại sao nói sự thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính.

-Tổ chức thảo luận trao đổi đáp án.

- Gviên giúp hs hoàn thiện kiến thức và nhấn mạnh sự sinh sản có sự tham gia của tế bào sinh dục đực và cái trong thụ tinh.->Sinh sản hữu tính.
	- Hs tự quan sát H31.1, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- Phát biểu đáp án bằng cách chỉ trên tranh sự nảy mầm của hạt phấn và đường đi của ống phấn.

+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên -> nảy mầm thành ống phấn.

+ Tế bào sinh dục đực chuyển đến đầu ống phấn.

+ ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu.

- Hs nghe và ghi nhớ kiến thức.

- Hs tự độc thông tin và quan sát hinh, suy nghĩ tìm đáp án các câu hỏi:

- Yêu cầu:

+ Sự thụ tinh xảy ra ở noãn.

+ Thụ tinh là sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái -> hợp tử.

+ Dấu hiệu của sinh sản hữu tinh là sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.

-Phát biểu đáp án tìm được,

-Hs tự bổ sung để hoàn thiện kiến thức về thụ tinh.


* Kết luận 1: 


- Thụ tinh là quá trình kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

                                                              Hoạt động 2
                                            Tìm hiểu sự kết hạt và tạo quả (18')              
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs tự đọc thông tin mục 3 để trả lời câu hỏi cuối mục

- Giáo viên giúp hs hoàn thiện đáp án.
	- Học sinh tự đọc thông tin Sgk, suy nghĩ trả lời 3 câu hỏi 

- Cho 1 vài hs trả lời, hs khác bổ sung.


* Kết luận 2: Sau khi thụ tinh


- Hợp tử phát triển thành phôi


- Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.


- Bầu phát triển thành quả chứa hạt


- Các bộ phận khác của hoa héo và rụng ( 1 số ít loài cây ở quả còn dấu tích của 1 số bộ phận của hoa).

4.củng cố: (7')                                                                              


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


-  Học sinh trả lời câu hỏi Sgk.



5. Hướng dẫn về nhà:  (2')                                                


- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: theo nhóm: Đu đủ, đậu Hà Lan, cà chua, chanh (quất), táo, me, phượng, bằng lăng, lạc ( vỏ khô).

V.Rỳt kinh nghiệm :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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                              Chương VII: Quả và hạt
                                                         Các loại quả 

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

   1. Kiến thức:

- Biết cách phân chia quả thành các nhóm khác nhau.


- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để chia quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt

    2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, thực hành.


- Vận dụng kiến thức để biết bảo quản, chế biến quả và hạt sau thu hoạch.

   3. Thái độ:


- Yêu và bảo vệ thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học gv-hs:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

       - Sưu tầm trước một số quả khô và quả thịt khó tìm.


2. Chuẩn bị của học sinh:


      - Theo nhóm: Đu đủ, cà chua, táo, quất.



  Đậu Hà Lan, me, phượng, bằng lăng.
III. Phương pháp:


- Đàm thoại, trao đổi nhóm, vấn đáp -tìm tòi.
IV. Hoạt động dạy và học : 

         1. ổn định :(1’)  

         2. Bài cũ :(5’) 

               ?  Phân biệt hiện tượng thụ phấn và thụ tinh?

        3. Bài mới (30’)

  - Giới thiệu bài mới: Gọi hs lên kể tên quả mang theo và 1 số quả em biết.Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào? -> Biết phân loại quả sẽ có tác dụng thiết thực trong đời sống.

Hoạt động 1
Tập chia nhóm các loại quả (10')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đặt quả lên bàn, quan sát kỹ, xếp thành nhóm.

+ Dựa vào những đặc điểm nào để chia nhóm?

- Hướng dẫn hs phân tích các bước của việc chia nhóm các loại quả?

- Giáo viên nhận xét, nêu vấn đề. Bây giờ chúng ta học cách chia quả theo tiêu chuẩn được các nhà khoa học định ra.
	- Hs quan sát vật mẫu, lựa chọn đặc điểm để chia quả thành các nhóm.

+ Tiến hành phân chia quả theo đặc điểm nhóm đã chọn.

- Hs viết kết quả phân chia và đặc điểm dùng để phân chia. Vd: Hình dạng, số hạt, đặc điểm của hạt.

- Báo cáo kết quả của nhóm.


* Kết luận 1: quả chia làm 2 nhóm chính:

Hoạt động 2
Các loại quả chính (20')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Phân biệt qủa thịt và quả khô

- Hướng dẫn hs đọc SGk để biết tiêu chuẩn của 2 nhóm quả chính: Quả khô và quả thịt

- Yêu cầu hs xếp các quả thành 2 nhóm theo tiêu chuẩn đã biết.

- Gọi các nhóm khác nhận xét về sự xếp loại quả.

- Giúp hs điều chỉnh và hoàn thiện việc xếp loại.

b) Phân biệt các loại quả khô

- Yêu cầu hs quan sát vỏ quả khô khi chín -> nhận xét chia quả khô thành 2 nhóm.

+ Ghi lại đặc điểm của từng nhóm quả khô.

+ Gọi tên 2 nhóm quả khô đó?

- Giáo viên giúp hs khắc sâu kiến thức( viết bài)

c) Phân biệt các loại quả thịt:

- Yêu cầu hs đọc thông tin Sgk, tìm hiểu đặc điểm phân biệt 2 nhóm quả thịt.

- Giáo viên đi các nhóm theo dõi.

- Giáo viên cho hs thảo luận, tự rút ra kết luận.

- Giáo viên nên giải thích thêm về quả hạch và yêu cầu hs tìm thêm một số quả hạch.
	- Hs đọc thông tin Sgk để biết tiêu chuẩn của 2 nhóm quả chính

- Thực hiện xếp các quả vào 2 nhóm theo tiêu chuẩn: Vỏ quả khi chín.

- Báo cáo trên quả đã xếp loại nếu còn vdụ sai.

- Hs tiến hành quan sát và phân chia các quả khô thành nhóm.

- Ghi lại đặc điểm từng nhóm: Vỏ nẻ và vỏ không nẻ.

- Đặt tên cho mỗi nhóm quả khô: Khô nẻ và khô không nẻ.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- Điều chỉnh, tìm thêm ví dụ.

- Hs đọc thông tin Sgk, quan sát H32.1 ( quả đu đủ và quả mơ)

- Dùng dao cắt ngang quả cà chua, táo

- Tìm đặc điểm quả mọng và quả hạch.

- Báo cáo kết quả, tự điều chỉnh, tìm thêm ví dụ.


* Kết luận 2: 

           *Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, chia quả thành 2 nhóm:


        - Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. Vd: Quả đậu Hà Lan


       - Quả thịt: Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Vd: Quả cà chua…


* Các loại quả khô: 2 nhóm


      - Quả khô nẻ: Khi chín khô vỏ quả có khả năng tách ra. Vd: Quả đậu Hà Lan...


      - Quả khô không nẻ: Khi chín khô vỏ quả không tự tách ra.Vd:

           * Các loại quả thịt: 2 nhóm

     - Quả mọng: Phần thịt quả dày, mọng nước. Vd: Quả cà chua.

     - Quả hạch: Có hạch cứng chứa hạt ở bên trong. Vd: Quả táo.

4. Củng cố:(7’)


   - Học sinh đọc kết luận cuối bài. 


   - Kiểm tra đánh giá: Viết sơ đồ phân loại quả


Quả khô                



   Quả thịt

Khi chín vỏ qủa cứng, mỏng, khô              Khi chín vỏ mềm, nhiều thịt quả

Quả khô nẻ              Quả khô không nẻ           Quả hạch              Quả mọng

(Khi chín vỏ             ( Khi chín vỏ quả         (Hạt có hạch          (Quả mềm

quả tự nứt)                không tự nứt)               cứng bao bọc)        chứa đầy thịt)

5. Hướng dẫn về nhà:(2')

- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"

- Chuẩn bị giờ sau: Hướng dẫn ngâm hạt đỗ và hạt ngô chuẩn bị bài sau. Hạt đỗ đen ngâm nước 1 ngày.


     Hạt ngô đặt trên bông ẩm trước 3-4 ngày.

V. Rút kinh nghiệm:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ngày soạn:.../..../2013                                                                                               Tiết 40                           

                                     Hạt và các bộ phận của hạt

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Kể tên được các bộ phận của hạt


- Phân biệt được hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm


- Biết cách nhận biết hạt trong thực tế.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh để rút ra kết luận.

3.Thái độ:

- Biết cách lựa chọn và bảo quản hạt giống.

II.Phương pháp:


- Đàm thoại, trao đổi nhóm, vấn đáp tìm tòi.
III.ĐỒ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Mẫu vật: Hạt đỗ đen ngâm nước 1 ngày.


     Hạt ngô đặt trên bông ẩm trước 3-4 ngày.

- Tranh câm về các bộ phận hạt đỗ đen và hạt ngô.

- Kim mũi mác, kính lúp cầm tay.


2. Chuẩn bị của học sinh: hạt đậu đen, hạt lạc, hạt ngô.
IV. Hoạt động dạy và học: 

               1. ổn định: (1p’) 

               2. Bài cũ : (8p’) 

               ? Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia quả làm mấy nhóm? nêu đặc điểm của quả khô và quả thịt?
               3 Bài mới: (30p)
* Giới thiệu bài mới: Cây xanh có hoa đều do hạt phát triển thành. Vậy cấu tạo của hạt như thế nào?Các loại hạt có giống nhau không?
Hoạt động 1:
Tìm hiểu các bộ phận của hạt  :(18p)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên hướng dẫn hs bóc vỏ 2 loại hạt: Ngô và đỗ đen.

- Dùng kính lúp quan sát, đối chiếu với H.33.1 và 33.2, tìm đủ các bộ phận của hạt.

- Sau khi quan sát các nhóm ghi kết quả vào bảng Sgk T108

-Giáo viên lưu ý hướng dẫn các nhóm chưa bóc tách được.

- Cho hs điền vào tranh câm.

? Hạt gồm những bộ phận nào?

- Giáo viên nhận xét và chốt lại kiến thức về các bộ phận của hạt.
	- Hs tự bóc tách 2 loại hạt.

- Tìm đủ các bộ phận của mỗi hạt như hình vẽ Sgk ( thân, rễ, lá, chồi mầm)

- Hs làm vào bảng Tr108.

- Hs lên bảng điền trên tranh câm các bộ phận của mỗi hạt.

- Hs phát biểu, nhóm bổ sung.


* Kết luận 1: 


- Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

          - Phôi của hạt gồm: Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.


- Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.

Hoạt động 2: 

 Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm ( 12p')

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Căn cứ vào bảng Tr.108 đã làm ở mục 1, yêu cầu hs tìm những điểm giống và khác nhau của hạt ngô và hạt đỗ.

-Yêu cầu hs đọc thông tin mục 2, tìm ra điểm khác nhau chủ yếu giữa hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm để trả lời câu hỏi:

? Hạt 2 lá mầm khác hạt 1 lá mầm ở điểm nào?

- Giáo viên chốt lại đặc điểm cơ bản phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.
	- Học sinh so sánh, phát hiện điểm giống và khác nhau giữa hai loại hạt ->ghi vào vở btập.

- Đọc thông tin -> tìm điểm khác nhau chủ yếu giữa hai loại đó là số lá mầm, vị trí chất dự trữ.

- Cho hs báo cáo kết quả, bổ sung.

- Hs tự hoàn thiện kiến thức.

Sự khác nhau chủ yếu của hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm là số lá mầm trong phôi.




* Kết luận 2: 


- Sự khác nhau chủ yếu của hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm là số lá mầm trong phôi.


- Cây hai lá mầm là những cây phôi của hạt có 2 lá mầm. Vd: Cây đỗ đen, cây bưởi.

- Cây một lá mầm là những cây phôi của hạt chỉ có 1 lá mầm. Vd: Cây ngô, cây lúa.                                                                              

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.

        4. Củng cố: (5p’)

          - Học sinh trả lời câu hỏi Sgk.



        5. Hướng dẫn về nhà: (1p’)                                                                              


- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Các loại quả: Quả chò, quả ké, quả trinh nữ.
 



Hạt: Hạt xà cừ.

V.Rút kinh nghiệm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Ngày soạn:..../…/ 2014                                                                                      TiÕt 41 
Phát tán của quả và hạt
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

    1. Kiến thức:


- Phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt.


- Tìm ra những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.

   2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết.


- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

  3. Thái độ:


- Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật.

II.Phương pháp:


- Đàm thoại, trao đổi nhóm,quan sát.
III.ĐỒ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh phóng to H34.1

- Mẫu: quả chò, ké, trinh nữ, bằng lăng, xà cừ, hoa sữa.

2. Chuẩn bị của học sinh:

IV. Hoạt động dạy và học: 
1, ổn định : (1p’)

2 Bài cũ :( 5') Hạt gồm những bộ phận nào? nêu điểm khác nhau cơ bản giữa hạt 1lá mầm và hạt 2 lá mầm?

3 Bài mớớ:(30')



Hoạt động 1:  Tìm hiểu các cách phát tán của quả và hạt (18')   
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs làm bài tập 1 ở phiếu học tập.

- Giáo viên yêu cầu hs hoạt động nhóm thảo luận câu hỏi: Quả và hạt thường được phát tán ra xa cây mẹ, yếu tố nào giúp quả và hạt phát tán được?

- Giáo viên ghi ý kiến của nhóm lên bảng, nghe bổ sung và chốt lại 3 cách phát tán: Tự phát tán, nhờ gió, nhờ động vật.

- Giáo viên yêu cầu hs làm bài tập 2 phiếu bài tập.

- Giáo viên gọi hs đọc bài tập, yêu cầu hs khác góp ý.

? Quả và hạt có những cách phát tán nào?
	- Hs đọc nội dung bài tập 1 để cả nhóm cùng biết.

- Hs trong nhóm bằng những hiểu biết của mình qua quan sát thực tế trao đổi tìm các yếu tố giúp quả và hạt phát tán xa cây mẹ.

- Đại diện 1->3 nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.

- Hs từng nhóm tự ghi tên quả hạt, trao đổi nhóm.

- Hs đọc bài tập

- Trả lời: 3 cách phát tán: Tự phát tán, nhờ gió, nhờ động vật.




* Kết luận 1: 


Có 3 cách phát tán quả và hạt: Tự phát tán, phát tán nhờ gió, nhờ động vật.

Hoạt động 2:  Tìm hiểu đặc điểm thích nghi với cách phát tán của quả và hạt(12')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hoạt động nhóm: Làm bài tập 3 trong phiếu học tập.

- Giáo viên quan sát các nhóm, giúp đỡ tìm đặc điểm thích nghi như: cánh của quả, chùm lông, mùi, vị của quả, đường nứt ở vỏ…

- Giáo viên gọi nhóm trình bày (giáo viên lưu ý nếu quả và hạt nào mà còn nhiều ý kiến chưa thống nhất giáo viên cho thảo luận tiếp).

- Giáo viên chốt lại những ý kiến đúng cho những đặc điểm thích nghi với mỗi cách phát tán, giúp hs hoàn thiện đáp án.

- Giáo viên cho hs chữa bài tập 2.

- Giáo viên cho hs tìm thêm 1 số quả và hạt khác phù hợp với các cách phát tán.

- Giáo viên hỏi: Hãy giải thích hiện tượng quả dưa hấu trên đảo của Mai An Tiêm?

- Giáo viên hỏi: Ngoài cách phát tán trên còn cách phát tán nào?
- Giáo viên gợi ý: Như ở Việt Nam có giống hoa của các nước khác, vậy vì sao có được.

- Giáo viên thông báo: Quả và hạt có thể phát tán nhờ nước hay nhờ người…

? Vì sao nông dân thường thu hoạch đỗ khi quả mới già?

	- Học sinh hoạt động nhóm:

+ Chia các quả hat thành 3 nhóm theo cách phát tán.

+ Mỗi cá nhân trong nhóm quan sát đặc điểm bên ngoài của quả, hạt.

- Suy nghĩ trao đổi trong nhóm tìm đặc điểm phù hợp với cách phát tán.

- Hs trao đổi trong nhóm tìm đặc điểm phù hợp với cách phát tán.

- Đại diện 1,2 nhóm đọc lại đáp án đúng, cả lớp ghi nhớ.

- Hs dựa vào các đặc điểm thích nghi để kiểm tra lại quả và hạt.

- Quả và hạt được phát tán nhờ dòng nước.

- Quả và hạt có thể phát tán nhờ nước hay nhờ người.



* Kết luận 2: Phiếu học tập


	BT1
	Cách phát tán
	Phát tán nhờ gió
	Phát tán nhờ động vật
	Tự phát tán

	BT2
	Tên quả và hạt
	Quả chò, quả trâm bầu, quả bồ công anh, hạt hoa sữa…
	Quả sim, quả ổi, quả dưa hấu, quả ké, trinh nữ…
	Quả các cây họ đậu, xà cừ, bằng lăng…

	BT3
	Đặc điểm thích nghi
	Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ.
	Quả có hương vị thơm, ngọt, hạt vỏ cứng. Quả có nhiều gai bám
	Vở quả tự nứt ra để hạt tung ra ngoài.


4.củng cố:(7')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi  Sgk.



5. Hướng dẫn về nhà: (2')                                                                              


- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Làm thí nghiệm(hỡnh 35- T113)

V.Rút kinh nghiêm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngày soạn:                                                                                                                 Tiết 42

                         Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

 1. Kiến thức:


- Thông qua thí nghiệm học sinh phát hiện ra các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.


- Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kỹ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống.

         - Thiết kế được thí nghiệm xác định một trong những yếu tố cần cho hạt nảy mầm.

 2. Kỹ năng:

     - Rèn kỹ năng thiết kế thí nghiệm, thực hành.

     - Kĩ năng hợp tác trong nhóm, kĩ năng đảm  nhận trách nhiệm thu thập và xử lí thông tin

     - kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng báo cáo trước lớp

    - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc sgk để tìm hiểu cách tiến hành và quan sát thí nghiệm.

 3. Thái độ:

    - Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.
    - lòng say mê, tin vào khoa học.

II.Phương pháp:


- Đàm thoại, gợi mở, vận dụng, trao đổi nhóm.
III. Đồ dùng dạy học:
 1. Chuẩn bị của giáo viên:- Tranh vẽ, bảng phụ
 2. Chuẩn bị của học sinh:- Làm thí nghiệm trước ở nhà như đã dặn.

IV. Hoạt động dạy và học: 
1.ổn định tổ chức:(1')
2.Kiểm tra bài cũ:(5') 

         - Nêu các đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió?

         - có mấy cách phát tán quả và hạt?

3.Bài mới:(30')

        - Giới thiệu bài mới: Giáo viên giới thiệu và kiểm tra phần thí nghiệm của học sinh 

đã hướng dẫn làm ở nhà.


Hoạt động 1:  Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm(20p)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	*Thí nghiệm 1: ( làm ở nhà- Giáo viên yêu cầu hs ghi kết quả thí nghiệm 1 vào bản tường trình.

- Gọi các tổ báo cáo kết quả ->giáo viên ghi lên bảng.

- Giáo viên yêu cầu hs:

+ Tìm hiểu nguyên nhân hạt nảy mầm và hạt không nảy mầm được?

+ Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

- Tổ chức thảo luận trên lớp, khuyến khích học sinh nhận xét, bổ sung.

*Thí nghiệm 2:

- Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu thí nghiệm 2 Sgk trả lời câu hỏi trong sách.

- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk trả lời câu hỏi:

+ Ngoài 3 điều kiện trên sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc yếu tố nào?

- Giáo viên chốt lại các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
	- Hs làm thí nghiệm 1 ở nhà điền kết quả thí nghiệm vào bản tường trình.

- Chú ý phân biệt hạt nảy mầm với hạt chỉ nứt vỏ khi no nước.

- Hs thảo luận trong nhóm để tìm câu trả lời.

*Yêu cầu:

- Hạt không nảy mầm vì thiếu nước, thiếu không khí.

- Hạt nảy mầm cần đủ nước, không khí.   
- Đại diện hs trình bày, bổ sung.

- Hs đọc nội dung thí nghiệm, yêu cầu nêu được điều kiện: Nhiệt độ.  
- Hs đọc thông tin Sgk để trả lời câu hỏi.

* Yêu cầu: Chất lượng hạt giống( điều kiện bên trong)



* Kết luận 1: Hạt nảy mầm cần:- đủ nước, đủ không khí và nhiệt độ thích hợp.

                                                   - ngoài ra cần hạt chắc, không sâu, còn phôi.

                           Hoạt động 2:  Vận dụng kiến thức vào sản xuất (10p)                                  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu Sgk -> tìm cơ sở khoa học của mỗi biện pháp.

- Giáo viên cho các nhóm trao đổi thống nhất cơ sở khoa học của mỗi biện pháp.
	- Học sinh đọc nội dung Sgk, thảo luận theo nhóm ( chú ý vận dụng các điều kiện nảy mầm của hạt).

- Thông qua thảo luận-> rút ra được cơ sở khoa học của từng biện pháp.


* Kết luận 2:  - Gieo hạt bị mưa to ngập úng -> tháo nước để thoáng khí.


             - Phải bảo quản tốt hạt giống vì hạt đủ phôi mới nảy mầm được.


             - Làm đất tơi xốp -> đủ không khí hạt nảy mầm tốt.


             - Phủ rơm khi trời rét -> giữ nhiệt độ thích hợp.
4.củng cố: (7')                                                                              


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.

          ? Hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

5. Hướng dẫn về nhà: (2') 

 - Học bài và trả lời câu hỏi sgk
- làm bài tập.Ôn lại kiến thức các chương II ->ChươngVII
V.Rút kinh nghiệm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:                                                                                                       Tiết 43


                   Tổng kết về cây có hoa ( tiết 1)




             I. Cây là  một thể thống nhất

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:

  - Hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo và chức năng chính các cơ quan của cây xanh có hoa.

  - Tìm được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận của cây tạo thành cơ thể toàn vẹn.

2.Kỹ năng:
 - Rèn kỹ năng nhận biết, phân tích, hệ thống hoá.

 - Kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế trong trồng trọt.
 - Kỹ năng hợp tác nhóm trong thảo luận để xác định sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan

 - Kỹ năng tìm kiếm và sử lí thông tin, tư tin khi trình bày ý tưởng.
3. Thái độ: 


- Yêu và bảo vệ thực vật

II. Phương pháp:


- vấn đáp – Tìm tòi,  trao đổi nhóm.
III. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh phóng to H.36.1.

- 6 mảnh bìa, mỗi mảnh viết tên 1 cơ quan của cây xanh.

  12 mảnh bìa nhỏ, mỗi mảnh ghi 1 số hoặc chữ số: a, b, c, d, e, g, 1, 2, 3, 4, 5, 6.


2. Chuẩn bị của học sinh:


- Vẽ H36.1 vào vở bài tập.


- Ôn lại kiến thức về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây.

IV. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn định tổ chức: (1')                                                                


2.Kiểm tra bài cũ:(5')

                            ? Nêu các điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

          3. bài mới:(33p)


Hoạt động 1:Tìm hiểu sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan    ở cây có hoa(17p)       


- Mục tiêu:  Phân tích làm nổi bật mối quan hệ phù hợp giữa cấu tại và chức năng của từng cơ quan.                                               
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu hs nghiên cứu bảng cấu tạo và chức năng Tr.116, làm bài tập Sgk Tr.116.

- Giáo viên treo tranh câm H36.1 gọi hs lần lượt điền:

+ Tên các cơ quan của cây có hoa.

+ Đặc điểm cấu tạo chính ( điền chữ)

+ Các chức năng chính (điền số)

- Từ tranh hoàn chỉnh giáo viên đưa câu hỏi:

+ Các cơ quan sinh dưỡng có cấu tạo ntn? Và 
có chức năng gì?

+ Các cơ quan sinh sản có cấu tạo và chức năng ntn?

+ Nhận xét về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan?

- Giáo viên cho hs các nhóm trao đổi rút ra kết luận.
	- Hs đọc bảng cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan, lựa chọn mục tương ứng giữa cấu tạo và chức năng ghi vào sơ đồi cây có hoa ở vở bài tập( điền số 1, 2, 3 và chữ a, b, c…)

- Hs lên điền tranh câm, bổ sung hoàn thiện tranh câm.

- Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

+ Thảo luận trong nhóm để cùng tìm ra mối 
quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan.

-+ Trao dổi toàn lớp, tự bổ sung và rút ra kết luận.
=> Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.




* Kết luận 1: 


- Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa(16p)                                  

- Mục tiêu: Phát hiện được mối quan hệ chặt chẽ về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin mục 2, suy nghĩ trả lời câu hỏi:

+ Những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng( thông tin thứ nhất)

+ Lấy ví dụ chứng minh khi hoạt động của một cơ quan được tăng cường hay giảm đi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan khác: giáo viên gợi ý rễ cây không hút nước thì lá sẽ không quang hợp được.


	- Học sinh đọc thông tin SgkTr.117, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi bằng cách lấy ví dụ cụ thể như quan hệ giữa rễ, thân, lá.

=> Các cơ quan của cây xanh liên quan mật thiết và ảnh hưởng tới nhau

rễ cây không hút nước thì lá sẽ không quang hợp được

- Một số nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung.


* Kết luận 2: 


- Các cơ quan của cây xanh liên quan mật thiết và ảnh hưởng tới nhau.

4. Củng cố:(5')                                                                              


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh giải ô chữ trang 118.

5. Hướng dẫn về nhà:(1')                                                                              



- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Tìm hiểu đời sống cây ở nước, sa mạc, ở nơi lạnh.

V.Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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                                             Tổng kết về cây có hoa (Tiếp theo)
                                                            II. Cây với môi trường

I. Mục tiêu: 
       1.Kiến thức:


- Hs nắm được giữa cây xanh và môi ttrường có mối liên quan chặt chẽ. Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời sống.


- Thực vật thích nghi với điều kiện sống nên nó phân bố rộng rãi.

- Thấy được sự thống nhất giữa cây và môi trường.

     2.Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, thảo luận nhóm.
     3.Thái độ:


- Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ thực vật.
II. Phương pháp:


- Quan sát, trao đổi nhãm,vấn đáp tìm tòi.
III. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh phóng to H.36.2


2. Chuẩn bị của học sinh: cây bèo tây.

IV. Hoạt động dạy và học: 

1.ổn định tổ chức: (1')                                                                  


2. Kiểm tra bài cũ:(5')

    ? Nêu sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa?


3. bài mới:(30')


            Hoạt động 1:Tìm hiểu các cây sống ở dưới nước.(12')      
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên thông báo những cây sống ở nước chịu một số ảnh hưởng của môi trường như Sgk.

- Yêu cầu Hs quan sát H.36.2 (chú ý đến vị trí của lá) -> trả lời các câu hỏi mục I.

+ Nhận xét hình dạng lá ở các vị trí trên mặt nước chìm trong nước?

+ Cây bèo tây có cuống lá phình to, xốp ->có ý nghĩa gì? So sánh cuống lá khi cây sống trôi nổi và khi sống trên cạn?


	- Hs hoạt động theo nhóm, từng nhóm thảo luận theo câu hỏi.

+ Giải thích sự biến đổi hình dạng lá khi ở các vị trí trên mặt nước, chìm trong nước.

+ Các nhóm khác bổ sung
- Lá biến đổi để thích nghi với môi trường sống trôi  nổi.

- Cuống lá phình to, xốp chứa không khí giúp cây nổi.


* Kết luận 1: 


- Lá biến đổi để thích nghi với môi trường sống trôi  nổi.


- Cuống lá phình to, xốp chứa không khí giúp cây nổi.

         Hoạt động 2:  Tìm hiểu đặc điểm của cây sống trên cạn (13')                  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu Sgk -> trả lời câu hỏi:

+ ở nơi khô hạn vì sao rễ lại ăn sâu, lan rộng?

+ Lá cây ở nơi khô hạn có lông sáp có tác dụng gì?

+ Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao?


	- Học sinh đọc nội dung Sgk, trả lời câu hỏi.

- Yêu cầu:

+ Rễ ăn sâu: tìm nguồn nước, lan rộng: hút sương đêm

+ Lông sáp: Giảm sự thoát hơi nước.

+ Rừng rậm: ít ánh sáng -> cây vươn cao để nhận được ánh sáng.


* Kết luận 2: 


- Rễ ăn sâu: tìm nguồn nước, lan rộng: hút sương đêm


- Lông sáp: Giảm sự thoát hơi nước.


- Rừng rậm: ít ánh sáng -> cây vươn cao để nhận được ánh sáng.


- Đồi trống: đủ ánh sáng -> phân cành nhiều.

 Hoạt động 3:  Tìm hiểu đặc điểm cây sống trong những môi trường đặc biệt(5')                  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu Sgk -> trả lời câu hỏi:

+ Thế nào là môi trường sống đặc biệt?

+ Kể tên những cây sống ở những môi trường này?

+ Phân tích đặc điểm phù hợp với môi trường sống ở những cây này?

- Yc hs rút ra nxét chung về sự thống nhất giữa cơ thể và môi trường?


	- Học sinh đọc nội dung Sgk, trả lời câu hỏi.

- Yêu cầu:

+ Môi trường đặc biệt là môi trường có điều kiện không thích hợp cho đa số các loại cây.

+ Cây đước, cây xương rồng, cỏ, bụi gai…


* Kết luận 3: ( Sgk)
4.Củng cố: (7p)                                                                             


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi  Sgk.



Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của cây với môi trường.

5. Hướng dẫn về nhà:(2p)                                                                               


- Học bài, làm bài tập. Đọc " Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: đọc trước bài.

V.Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Chương VIII. Các nhóm thực vật




                                   Tảo

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Nêu rõ được môi trường sống và cấu tạo của tảo thể hiện tảo là thực vật bậc thấp.


- Tập nhận biết một số tảo thường gặp.


- Hiểu rõ vai trò thực tế của tảo.

2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, thảo luận nhóm.
3. Thái độ:


- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

II. Phương pháp:, trao đổi nhóm, quan sát, vấn đáp - tìm tòi.
III. Đồ dùng dạy học:
   1. Chuẩn bị của giáo viên:Mẫu tảo xoắn để trong cốc thuỷ tinh.Tranh tảo xoắn, rong mơ.Tranh một số tảo khác.

  2. Chuẩn bị của học sinh: sưu tầm vật mẫu tảo xoắn.
IV. Hoạt động dạy và học: 

     1.ổn định tổ chức:(1')

     2.Kiểm tra bài cũ:(7')

?Thế nào là môi trường sống đặc biệt? kể tên những cây sông ở môi trường đặc biệt?

    3.bài mới:(30')


                     Hoạt động 1:Tìm hiểu cấu tạo của tảo(15')                                      

- Mục tiêu:  Thấy được tảo xoắn có cấu tạo đơn giản là một sợi gồm nhiều tế bào. Nắm được đặc điểm bên ngoài của rong mơ.                                               
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Quan sát tảo xoắn( tảo nước ngọt)

- Giáo viên giới thiệu mẫu tảo xoắn và nơi sống.

- Hướng dẫn hs quan sát một sợi tảo phóng to trên tranh, trả lời câu hỏi:

+ Mỗi sợi tảo xoắn có cấu tạo như thế nào?

+ Vì sao tảo xoắn có màu lục?

- Giáo viên giảng giải về:

+ Tên gọi của tảo xoắn do chất nguyên sinh có dải xoắn chứa diệp lục.

+ Cách sinh sản của tảo xoắn: Sinh sản sinh dưỡng và tiếp hợp.

- Giáo viên chốt lại vấn đề bằng câu hỏi: Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn?

b) Quan sát rong mơ( tảo nước mặn)

- Giáo viên giới thiệu môi trường sống của rong mơ.

- Hướng dẫn quan sát tranh rong mơ, trả lời câu hỏi:

+ Rong mơ có cấu tạo như thế nào?

+ So sánh hình dạng ngoài rong mơ với cây bàng?
-> tìm các đặc điểm giống và khác nhau?

+ Vì sao rong mơ có màu nâu?

- Giáo viên giới thiệu cách sinh sản của rong mơ.

-> Rút ra nhận xét: Thực vật bậc thấp có đặc điểm gì

	- Các nhóm hs quan sát mẫu tảo xoắn bằng mắt và bằng tay, nhận dạng tảo xoắn ngoài tự nhiên.

- Hs quan sát kỹ tranh, cho một vài em nhận xét cấu tạo tảo xoắn về:

+ Tổ chức cơ thể

+ Cấu tạo tế bào

+ Màu sắc của tảo.

- Gọi một vài hs phát biểu, rút ra kết luận.

Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật

Tảo xoắn có màu lục vì chất nguyên sinh có dải xoắn chứa diệp lục.

- Hs quan sát tranh, tìm các điểm giống và khác nhau giữa rong mơ và cây bàng:

- Gợi ý:

Giống: Hình dạng giống 1 cây.

Khác: Chưa có rễ, thân, lá thật sự.

- Hs căn cứ vào cấu tạo trong của rong mơ và tảo xoắn, trao đổi nhóm rút ra kết luận.

- Thảo luận lớp, tìm ra đặc điểm chung của tảo.

Tảo là thực vật bậc thấp có cấu tạo đơn giản, có diệp lục chưa có rễ, thân, lá.




* Kết luận 1: 


- Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật.


- Tảo là thực vật bậc thấp có cấu tạo đơn giản, có diệp lục chưa có rễ, thân, lá.

                  Hoạt động 2:   một vài tảo khác thường gặp(7')                        
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên sử dụng tranh, giới thiệu một số tảo khác.

- Yêu cầu hs đọc thông tin SgkTr124, rút ra nhận xét hình dạng của tảo? Qua hoạt động 1, 2 có nhận xét gì về tảo nói chung.
	- Học sinh quan sát: Tảo đơn bào, tảo đa bào.

- Hs nhận xét sự đa dạng của tảo về: Hình dạng, cấu tạo, màu sắc.

-> Nêu được: Tảo là thực vật bậc thấp, có 1 hay nhiều tế bào.


* Kết luận 2: 


- Tảo là thực vật bậc thấp, có 1 hay nhiều tế bào.


                 Hoạt động 3:  Tìm hiểu vai trò của tảo (8')                     
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên hỏi:

+ Tảo sống ở nước có lợi gì?

+ Với đời sống con người tảo có lợi gì?

+ Khi nào tảo có thể gây hại?
	- Học sinh thảo luận nhóm nêu được vai trò của tảo trong tự nhiên và trong đời sống con người.


* Kết luận 2: 


*Vai trò của tảo:


- Góp phần cung cấp ôxi và thức ăn cho các động vật ở nước.


- Một số tảo cũng được dùng làm thức ăn cho người và gia súc, làm thuốc, làm phân bón, làm nguyên liệu dùng trong công nghiệp.

4.Kiẻm tra, đánh giá:(5')                                                                               


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi  Sgk

5. Hướng dẫn về nhà: (2')                                                                              


- Học bài, làm bài tập. Đọc " Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Mẫu cây rêu, kính lúp cầm tay.

V.Rút kinh nhiệm: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ngày soạn                                                                                                  Tiết 46 

                                                      Rêu - Cây rêu
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của rêu, phân biệt rêu với tảo và cây có hoa.


- Hiểu được rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan sinh sản của rêu.


- Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên.

2. Kỹ năng:  


- Rèn kỹ năng quan sát, tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm tổ.

          - Kỹ năng hợp tác trong hoạt động nhóm, tìm kiếm và xử lí thông tin.

3. Thái độ:    


- Giáo dục ý thức yêu thích thiên nhiên.

II. Phương pháp:  quan sát,thảo luận nhóm, trực quan. vấn đáp- tìm tòi.
III. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Vật mẫu: Cây rêu( có cả túi bào tử)

- Tranh phóng to cây rêu.


2. Chuẩn bị của học sinh:


- Mẫu cây rêu, kính lúp cầm tay.

IV. Hoạt động dạy và học: 


 1.ổn định tổ chức: (1')                                                            


2. Kiểm tra bài cũ :(5')

        ?Nêu cấu tạo của dong mơ? hãy kể tên một vài tảo đơn bào và tảo đa bào?


3. bài mới:(30') 

Hoạt động 1:  Tìm hiểu rêu sống ở đâu và quan sát cây rêu(10')

- Mục tiêu:  Hs phát biểu nơi sống của rêu, đặc điểm bên ngoài. Phân biệt được các bộ phận của cây rêu và đặc điểm chính của mỗi bộ phận.                                               

- Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs quan sát cây rêu và đối chiếu H38.1, nhận thấy những bộ phận nào của cây?

- Tổ chức thảo luận trên lớp.

- Cho hs đọc thông tin Sgk, giáo viên giảng giải:

+Rễ giả: có khả năng hút nước.

+Thân, lá chưa có mạch dẫn: sống được ở nơi ẩm ướt.

- Yêu cầu so sánh rêu với rong mơ và cây bàng -> trả lời câu hỏi: 
?Tại sao xếp rêu vào nhóm thực vật bậc cao?

- Giáo viên tổng kết lại.


	- Hs hoạt động theo nhóm

+ Tách rời 1,2 cây rêu, quan sát bằng kính lúp.

+ Quan sát đối chiếu tranh cây rêu.

- Phát hiện các bộ phận của cây rêu.

- Gọi 1,2 nhóm trả lời, các nhóm bổ sung.

- Hs tự rút ra những đặc điểm chính trong cấu tạo của cây rêu.

     .Thân ngắn, không phân cành

     . Lá nhỏ, mỏng

     . Rễ giả có khả năng hút nước

     . Chưa có mạch dẫn.


* Kết luận 1: 

           - Thân ngắn, không phân cành


- Lá nhỏ, mỏng


- Rễ giả có khả năng hút nước


- Chưa có mạch dẫn.


Hoạt động 2:  Túi bào tử và sự phát triển của rêu (12')                                

- Mục tiêu: Hs biết được rêu sinh sản bằng bào tử và túi bào tử là cơ quan sinh sản nằm ở ngọn cây.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs quan sát tranh cây rêu có túi bào tử -> phân biệt các phần của túi bào tử.

- Yêu cầu hs quan sát tiếp hình 38.2 và đọc thông tin Sgk, trả lời câu hỏi:

+ Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào?

+ Rêu sinh sản bằng gì?

+ Trình bày sự phát triển của rêu?


	- Học sinh quan sát tranh theo hướng dẫn của giáo viên -> rút ra nhận xét:

+ Túi bào tử có 2 phần: Mũ ở trên, cuống ở dưới, trong túi có bào tử.

- Hs dựa vào H38.2, thảo luận trong nhóm tìm câu trả lời.

- Bổ sung cho nhau, rút ra kết luận.


* Kết luận 2: 


- Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở ngọn cây.


- Rêu sinh sản bằng bào tử.


- Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.


               Hoạt động 3:  Vai trò của rêu  (8')                               

- Mục tiêu: Hs nắm được tầm quan trọng của rêu trong đời sống con người.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk mục 4, trả lời câu hỏi:

Rêu có lợi ích gì?

- Giáo viên giảng giải thêm:Hình thành đất, tạo than.

	- Học sinh đọc thông tin Sgk, tự rút ra vai trò của rêu:

Rêu góp phần vào việc tạo thành chất mùn. Tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt.


* Kết luận 3:



- Rêu góp phần vào việc tạo thành chất mùn. 


- Tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt.

4.Kiểm tra, đánh giá:                                                                               


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi  Sgk.



*Cho hs làm bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có……….., chưa có ………thật sự. Trong thân và lá rêu chưa có……….Rêu sinh sản bằng………. được chứa trong………, cơ quan này nằm ở ………..cây rêu.

5. Hướng dẫn về nhà:                                                                               


- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Chuẩn bị cây dương xỉ

V.Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:                                                                                                        TiÕt 47: 


                        Quyết - Cây dương xỉ

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của dương  xỉ.


- Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ.


- Nói rõ được nguồn gốc hình thành các mỏ than đá.

2. Kỹ năng: 


- Rèn kỹ năng quan sát, thực hành.

3. Thái độ:Yêu và bảo vệ thiên nhiên. 
II.ĐỒ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

Vật mẫu: Cây dương xỉ.

Tranh phóng to H39.2.


2. Chuẩn bị của học sinh: Mẫu vật
III. Phương pháp:


- Đàm thoại, Vấn đáp- tìm tòi, , trao đổi nhóm.

IV. Hoạt động dạy và học: 

1.ổn định t/c: (1')                                                                 


2. Kiểm tra bài cũ:(5')

                ?cơ quan sinh dưỡng của rêu gổm những bộ phận nào? cq sinh sản của rêu là gì?

          3.Bài mới:(30')                       

                           Hoạt động 1:  Quan sát cây dương xỉ.(15')       

- Mục tiêu:  Nêu được các đặc điểm hình thái của rễ, thân, lá.


Nắm được đặc điểm của túi bào tử, điểm sai khác trong quá trình phát triển của dương xỉ so với rêu.                                               
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a)  Quan sát cơ quan sinh dưỡng.

- Giáo viên yêu cầu hs quan sát cây dương xỉ-> ? ghi lại đặc điểm các bộ phận của cây ?

 - tổ chức thảo luận trên lớp.

- Giáo viên bổ sung hoàn thiện đặc điểm rễ, thân, lá.

- Giáo viên lưu ý: Hs dễ nhầm lẫn cuống của lá già là thân ->giáo viên giúp hs phân biệt.

- ? cho hs so sánh các đặc điểm với cơ quan sinh dưỡng của rêu ?

b) Quan sát túi bào tử và sự phát triển của cây dương xỉ.

- Yêu cầu hs lật mặt dưới lá già, tìm túi bào tử.

- Yêu cầu quan sát H39.2 đọc kĩ chú thích trả lời câu hỏi:

 ? Vòng cơ có tác dụng gì?

 ? Cơ quan sinh sản và sự phát triển của bào tử? -> So sánh với rêu ?

- Giáo viên gợi ý cho hs phát biểu hoàn chỉnh đoạn câu trên.

( Đáp án: Túi bào tử, đẩy bào tử bay ra, nguyên tản, cây dương xỉ con, bào tử, nguyên tản)

-> Rút ra kết luận.

	- Hs hoạt động theo nhóm

+ Quan sát cây dương xỉ -> xem có những bộ phận nào-> so sánh với tranh.

+ Trao đổi nhóm về đặc điểm rễ, thân, lá quan sát được (chú ý đặc điểm lá non)

- Hs phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

- Hs quan sát kĩ H39.2, thảo luận nhóm, ghi câu trả lời ra nháp.

+ Làm bài tập: điền vào chỗ trống những từ thích hợp.

Mặt dưới lá dương xỉ có những đốm chứa……
Vách túi bào tử có một vòng cơ màng tế bào dày lên rất rõ, vòng cơ có tác dụng………khi  túi bào tử chín. Bào tử rơi xuống đất sẽ nảy mầm và phát triển thành….. rồi từ đó mọc ra……..

Dương xỉ sinh sản bằng….như rêu nhưng khác rêu ở chỗ có…..do bào tử phát triển thành.


* Kết luận 1: 


a) Cơ quan sinh dưỡng gồm:


- Lá già có cuống dài, là non cuộn tròn.


- Thân ngầm hình trụ.


- Rễ thật, có mạch dẫn.


b) Dương xỉ sinh sản bằng bào tử, cơ quan sinh sản là túi bào tử.

    Hoạt động 2:  Quan sát một vài loại dương xỉ thường gặp (5')      


- Mục tiêu: Hs biết được một vài loại dương xỉ thường gặp

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Quan sát cây rau bợ, cây lông cu li -> rút ra:
? Nhận xét đặc điểm chung ?

? Nêu đặc điểm nhận biết một cây thuộc dương xỉ ?
	- Học sinh phát biểu nhận xét về:

+ Sự đa dạng hình thái.

+ Đặc điểm chung.

- Tập nhận biết một cây thuộc dương xỉ (căn cứ lá non)


* Kết luận 2:  Sgk

                    Hoạt động 3:  Quyết cổ đại và sự hình thành than đá (10')             

- Mục tiêu: Hs hiểu được về quyết cổ đại và sự hình thành than đá

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk mục 3(Tr.130), trả lời câu hỏi:

? Than đá được hình thành như thế nào?

- Hs: nhận xét, rút ra kết luận.


	- Học sinh đọc thông tin Sgk, tự nêu lên nguồn gốc của than đá từ dương xỉ cổ.

- Kết luận.


* Kết luận 3 : Sgk

4.Củng cố: (7')                                                                             


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Em có nhận xét gì về bài học hôm nay?

5. Hướng dẫn về nhà:(2')                                                                               


- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Ôn tập.
V.Rút K/N:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:

                                                                                              TiÕt 48   
                                               Hạt trần - Cây thông
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức: 


- Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thông.


- Phân biệt được sự khác nhau giữa nón và hoa.


- Nêu được sự khác nhau cơ bản giữa cây hạt trần với cây có hoa.

2. Kỹ năng: 


- Rèn kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

3. Thái độ:  


- Yêu và bảo vệ thực vật.

II. Phương pháp:- quan sát , vấn đáp- tìm tòi, trao đổi nhóm.
III. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Vật mẫu: cành thông có nón.

- Tranh: cành thông mang nón, sơ đồ cắt dọc nón đực và nón cái.


2. Chuẩn bị của học sinh: Mẫu vật cành thông có nón.

IV. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn địnht/c:(1')                                                                  


2.Kiểm tra bài cũ: (4')

? cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ gồm những bộ phận nào? dương xỉ sinh sản bằng bộ    phận nào?


3.Bài mới:(35')

Hoạt động 1:  Quan sát cơ quan sinh dưỡng của cây thông(12')         
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên giới thiệu qua về cây thông.

- hướng dẫn hs quan sát cành, lá thông như sau:

+ Đặc điểm thân, cành? Màu sắc?

+ Lá: hình dạng, màu sắc ?

Nhổ cành con -> quan sát cách mọc lá (chú ý quan sát vảy nhỏ ở gốc lá)

- Giáo viên thông báo rễ to, khoẻ, mọc sâu.-> cho lớp thảo luận hoàn thiện kết luận.
	- Hs hoạt động theo nhóm

+ Từng nhóm tiến hành quan sát cành, lá thông.

-> ghi đặc điểm ra nháp.

+ Gọi 1,2 nhóm phát biểu, bổ sung, rút ra kết luận.

- lớp thảo luận hoàn thiện kết luận.

+Thân cành màu nâu, xù xì (cành có vết sẹo khi lá rụng).

+ Lá nhỏ hình kim, mọc từ 2-3 chiếc trên 1 cành con rất ngắn.




* Kết luận 1:  - Thân cành màu nâu, xù xì (cành có vết sẹo khi lá rụng).


             - Lá nhỏ hình kim, mọc từ 2-3 chiếc trên 1 cành con rất ngắn.


           Hoạt động 2:  Quan sát cơ quan sinh sản (15')        
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Cấu tạo nón đực, nón cái

- Giáo viên thông báo có 2 loại nón.

- Yêu cầu hs:

+ Xác định vị trí nón đực và nón cái trên cành?

+ Đặc điểm của 2 loại nón( số lượng, kích thước của hai loại).

- Yêu cầu quan sát sơ đồ cắt dọc nón đực và nón cái trả lời câu hỏi:

+ Nón đực có cấu tạo như thế nào?
+ Nón cái có cấu tạo như thế nào?

- Giáo viên bổ sung, hoàn chỉnh kết luận.

b) So sánh hoa và nón:

- Yêu cầu so sánh cấu tạo hoa và nón (điền bảng 113Sgk)

Yêu cầu thảo luận: Nón khác hoa ở đặc điểm nào?
- Giáo viên bổ sung, giúp hs hoàn chỉnh kết luận.

c) Quan sát một nón cái đã phát triển.

- Yêu cầu hs quan sát 1 nón thông và tìm hạt:

+ Hạt có đặc điểm gì? Nằm ở đâu?

+ So sánh tính chất của nón với quả bưởi?

+ Tại sao gọi thông là cây hạt trần?


	- Học sinh quan sát mẫu vật, đối chiếu H.40.2 -> trả lời 2 câu hỏi:

+ Đối chiếu câu trả lời với thông tin nón đực, nón cái , tự điều chỉnh kiến thức.

- Hs quan sát kĩ sơ đồ và chú thích, trả lời 2 câu hỏi.

- Nón đực: + nhỏ, mọc thành cụm, vảy (nhị) mang hai túi phấn chứa hạt phấn.

- Nón cái:   + Lớn, mọc riêng lẻ,vảy (lá noãn) mang hai noãn.

- Thảo luận nhóm, rút ra kết luận.

- Hs tự làm bài tập điền bảng, gọi 1-2 em phát biểu.

+ Căn cứ vào bảng hoàn chỉnh -> phân biệt nón với hoa.

+ Thảo luận nhóm, rút ra kết luận.

- Nón chưa có bầu nhuỵ chứa noãn -> không thể coi như một hoa

- Hs thảo luận, ghi câu trả lời ra nháp-> rút ra kết luận.

*Hạt nằm trên lá noãn hở (Hạt trần), nó chưa có quả thật sự


* Kết luận 2: 
* Cấu tạo nón đực, nón cái:


- Nón đực: + nhỏ, mọc thành cụm



        + Vảy (nhị) mang hai túi phấn chứa hạt phấn.


- Nón cái:  + Lớn, mọc riêng lẻ



        + Vảy (lá noãn) mang hai noãn.


                     Hoạt động 3:  Giá trị của cây hạt trần(8')


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên đưa một số thông tin về một số cây hạt trần khác cùng giá trị của chúng.


	- Học sinh nêu được các giá trị thực tiễn của các cây thuộc ngành hạt trần.


* Kết luận 3 : Sgk

4.Củng cố:(4')                                                                              


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi  Sgk

5. Hướng dẫn về nhà:(1')                                                                              



- Học bài, làm bài tập.

          - chuẩn bị bài sau:" hạt kín- đặc điểm của thực vật hạt kín"

V.Rút K/N:
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                        Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Phát hiện được những tính chất đặc trưng của cây hạt kín là có hoa và quả với hạt được giấu kín trong quả. Từ đó phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa cây Hạt kín và cây Hạt trần.


- Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây Hạt kín.


- Biết cách quan sát một cây Hạt kín

2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng quan sát, khái quát hoá.

3. Thái độ:


- ý thức bảo vệ cây xanh.

II. Phương pháp:


-  trao đổi nhóm, quan sát, vấn đáp -tìm tòi.
III. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Mẫu vât, kính lúp, kim nhọn, dao nhọn.


2. Chuẩn bị của học sinh:


- Mẫu vật. kính lúp, kẻ bảng vào vở bài tập.

IV. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn địnht/c:                                                                  


- Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm của cây thông? Nêu đặc điểm của nón thông.


- Giới thiệu bài mới: Sgk


B. Các hoạt động:



Hoạt động 1:  Quan sát cây có hoa.       

- Mục tiêu:  Biết cách quan sát một cây hạt kín.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Tổ chức nhóm quan sát.

- Hướng dẫn học sinh quan sát từ cơ quan sinh dưỡng đến cơ quan sinh sản theo trình tự Sgk.(Với những bộ phận nhỏ dùng kính lúp).

- Giáo viên treo bảng phụ.

- Giáo viên bổ sung và hoàn chỉnh bảng.(vài cây điển hình có tính chất khác nhau).
	- Học sinh quan sát cây của nhóm đã chuẩn bị.

-> ghi các đặc điểm quan sát được vào bảng trống ở vở bài tập.

- 1->3 nhóm lên điền bảng, các nhóm khác quan sát, bổ sung.




* Kết luận 1: 


Hoạt động 2:  Tìm hiểu đặc điểm của các cây hạt kín        

- Mục tiêu: Nêu được sự đa dạng của thực vật hạt kín.




Phát hiện được đặc điểm chung của cây hạt kín.


-  Cách tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Căn cứ vào kết quả bảng mục 1,? nhận xét sự khác nhau của rễ, thân, lá, hoa, quả?

- Giáo viên cung cấp: Cây hạt kín có mạch dẫn phát triển.

 ? Nêu đặc điểm chung của các cây hạt kín?

- Giáo viên bổ sung giúp hs rút ra được đặc điểm chung.

? So sánh với cây hạt trần -> thấy được sự tiến hoa của cây hạt kín ?


	- Căn cứ vào kết quả bảng mục 1, học sinh nhận xét sự khác nhau của rễ, thân, lá, hoa, quả.

- Thảo luận giữa các nhóm -> rút ra đặc điểm chung của cây hạt kín.

. Có cơ quan sinh dưỡng đa dạng.

. Có hoa, quả chứa hạt bên trong.




* Kết luận 2: 


- Có cơ quan sinh dưỡng đa dạng.


- Có hoa, quả chứa hạt bên trong.

4.Kiểm tra, đánh giá:                                                                    


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Khoanh tròn vào ý đúng của các cây sau đây:


1. Trong nhóm cây sau nhóm nào toàn cây hạt kín:


a) Cây mít, cây rêu, cây ớt.


b) Cây thông, cây lúa, cây đào.


c) Cây ổi, cây cải, cây dừa.


Đáp án: C


2. Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín là:


a) Có rễ, thân, lá.


b) Có sự sinh sản bằng hạt.


c) Có hoa, quả, hạt nằm trong quả.


Đáp án: C
5. Hướng dẫn về nhà:                                                                               

- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Cây lúa, hành, hoa huệ. Cây bưởi con có rễ.
V. Rút k/N:
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                                Ôn tập

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

1. Kiến thức:


- Củng cố lại kiến thức chương "Hoa và sinh sản hữu tính", "Quả và hạt". Có liên hệ thực tiễn đời sống.

2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng tái hiện và ghi nhớ kiến thức có hệ thống.

3. Thái độ:


- Giáo dục ý thức chăm chỉ học.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Câu hỏi ôn tập, kiến thức cơ bản có tính hệ thống.


2. Chuẩn bị của học sinh:


- Làm đề cương ôn tập.
III. Phương pháp:


- Đàm thoại, gợi mở, vận dụng, trao đổi nhóm.
IV. Hoạt động dạy và học: 


1.Ôn định (1')                                                                


2- Kiểm tra bài cũ: Giáo viên kiểm tra hs đề cương

3.Bài mới:( 40')
                                                              Hoạt động 1

                         Ôn lại kiến thức về "hoa và sinh sản hữu tính". (20')      
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh cấu tạo hoa, hỏi: 

? Nêu cấu tạo và chức năng của hoa?Có mấy loại hoa?Lấy ví dụ?

? Thụ phấn là gì? Có những loại quả nào?Lấy ví dụ?Nêu đặc điểm?

Phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm? Lấy ví dụ?

? Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu ví dụ?

? Để cho hạt nảy mầm cần những điều kiện nào?

? Cho biết tiến trình thí nghiệm về điều kiện nước, không khí?
	- Hs quan sát và trả lời những câu hỏi:

- Hoa gồm: 2 loại hoa: hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

- Thụ phấn có 2 loại: Tự thụ và giao phấn.

- Đặc điểm của hoa gồm: Bao hoa, nhị hoa, nhuỵ hoa, đặc điểm khác.

- Có 3 cách phát tán quả và hạt: Phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán.

- Điều kiện: Chất lượng hạt, không khí, nhiệt độ, nước.


* Kết luận 1: 


Giáo viên cho hs ghi lại các kiến thức cơ bản của 2 chương.

                                                        Hoạt động 2 
                                                  Tổng kết về cây có hoa(20')                                 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh và đặt ra các câu hỏi yêu cầu hs thảo luận trả lời:

? Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa?

? Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa?

? Cây sống dưới nước có đặc điểm ntn để thích nghi?

? Cây sống ở trên mặt nước, ở cạn và môi trường đặc biệt có đặc điểm nào thích nghi?

	- Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm tìm ra đáp án:

- Mỗi cơ quan có cấu tạo phù hợp với chức năng.

- Các cơ quan của cây xanh liên quan mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau.

- Lá biến đổi thích nghi.

- Cuống lá phình to, xốp.

- Rễ ăn sâu, lan rộng, thân mọng nước…


* Kết luận 2: 


- Bảng chức năng của mỗi cơ quan và đặc điểm chính về cấu tạo.


- Sự thống nhất giữa các cơ quan trong cơ thể sinh vật.


- Mối quan hệ giữa cây với môi trường.

4.Củng cố:(3')

- Giáo viên nhắc lại kiến thức cơ bản của phần ôn tập.


- Kiểm tra đánh giá: Hs nhắc lại kiến thức.

5.Dặn dò:(1')

- Học bài, làm bài tập. Yêu cầu hs ôn tập để chuẩn bị kiểm tra.


- Chuẩn bị giờ sau: Tuần sau kiểm tra 1 tiết.
V.RútK/N:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ngày soạn:                                                                                                       Tiết 52
                                                        KIỂM TRA 1 TIẾT

                                                       Môn: Sinh học lớp 6.    
I. Mục tiêu
- Học sinh hiểu rõ ràng các kiến thức đã học.

- Biết cô đọng các kiến thức chính theo yêu cầu.

- Có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.

II.   Ma trận đề:

	Các chủ đề
	Các mức độ nhận thức

	
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	  Vận dụng cấp độ      cao
	Tổng điểm

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc  nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	1.Các loại quả
	Nhận biết các loại quả khô và quả thịt
	
	
	
	
	
	
	
	

	10%= 1điểm
	100%=1đ 
	
	0%=  0 đ
	
	             0%=0 đ
	             0%=0 đ
	

	2.Phát tán của quả và hạt
	
	Nêu được đặc điểm thích nghi của các cách phát tán của quả và hạt
	
	
	
	
	
	
	

	30%=1 điểm
	
	100%=3đ
	 
	
	            0%=0 đ
	            0%=0 đ
	

	3.Những ĐK cần cho hạt nẩy mầm
	
	
	
	
	Vận dung KT để nắm được các biện pháp KT trong gieo hạt
	
	
	
	

	5%=0,5 điểm
	
	
	
	
	100%=0,5đ   
	
	
	
	

	4.Tổng kết về cây có hoa
	
	
	Nắm được sự thích nghi của cây xanh có hoa đ/v môi trường.
	
	
	
	
	
	

	10%=1

điểm
	
	
	100%=1 đ
	
	
	
	
	
	

	 5.Tảo
	
	
	Nhận ra được hình thưc SSHT của tảo xoắn là tiếp hợp


	Trình bày được lợi ích của tảo trong tự nhiên và đs con người.
	
	
	
	
	

	25%=2,5 điểm
	
	
	20%=0,5 đ
	80%=2đ
	
	
	
	
	


	6. Rêu


	Nhận biết cơ quan sinh sản của rêu.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5%= 0,5 điểm
	100%=0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.Dương xỉ
	Nhận biết những cây thuộc ngành dương xỉ
	
	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức nhận ra được dương xỉ tiến hóa hơn rêu ở những điểm nào.
	

	15%=1,5 điểm


	33,33%=

   0,5 đ
	
	
	
	
	
	
	66,66%=1 đ
	

	Số câu

Tổng số điểm:

100%= 10 điểm
	3câu

2,5 đ=25%
	1 câu

3 đ= 30%
	2 câu

1 điểm = 10%
	1 câu

2 điểm = 20%
	1 câu

0,5 đ =5%
	
	
	1 câu

1 điểm = 10%
	9 câu = 10 điểm


                                  III.                ĐỀ KIỂM TRA
I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: (2đ)      Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

1.Tảo xoắn sinh sản hữu tính bằng:

  a.Hoa     ;                b. Quả;                        c.Hạt ;                            d.Sự tiếp hợp

2.Cơ quan sinh sản của rêu là:

 a.Hoa;                     b.Quả;                        c.Túi bào tử;                   d.Hạt.

3.Những cây thuộc dương xỉ là:

a) Rong mơ, tảo xoắn, rong đuôi chó;

b) Cây cải, cây lúa, cây bưởi;

c) Cây rau bợ,cây lông cu li;

4.Trong trồng trọt, biện pháp để hạt nẩy mầm tốt là:

a.Chọn hạt giống;                                       b.Chuẩn bị tốt đất gieo trồng;

c.Gieo hạt đúng thời vụ;                             d.Tất cả các biện pháp trên

Câu 2:(1đ)   Hãy phân chia các loại quả sau thành 2 nhóm: nhóm quả khô và nhóm quả thịt.

   Táo, xoài, thìa là, quả đậu Hà lan, đậu xanh, cà chua, quả chò,quả mơ,quả cải, quả chanh,quả bông.

Câu 3: (1đ) Hãy chọn từ hoặc cụm từ sau:  vùng nóng,quá trình, đặc điểm, phân bố. điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

  “Sống trong  các  môi trường khác nhau, trải qua....1....lịch sử lâu dài, cây xanh đã hình thành một số....2.....thích nghi.

   Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể....3....khắp nơi trên trái đất:trong nước,trên cạn,.....4....., và vùng lạnh.                                                         

II.TỰ LUẬN: (6đ)     Câu 4: (3đ)  Có những cách phát tán tự nhiên nào của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi của mỗi cách phát tán đó.

 Câu 5:(2đ)  Nêu lợi ích của tảo trong tự nhiên và trong đời sống con người.

 Câu 6: (1đ) Dương xỉ tiến hoá hơn rêu ở những điểm nào?

                                     IV.  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	Câu 
	                                                         Nội dung 
	    Điểm

	Câu1

(2 điểm)
	            1d                      2c                     3c                          4d


	Mỗi câu đúng: 0,5 đ

	Câu 2

(1 điểm)
	-Quả thịt: táo, xoài, cà chua,quả mơ, quả chanh

-Quả khô:thìa là, đậu Hà lan,quả đậu xanh,quả chò,quả cải,quả bông


	-Quả thịt: 0,5 đ

-Quả khô: 0,5 đ

	Câu 3

(1 điểm)
	1: quá trình;                2: đặc điểm;                  3:phân bố;              4:vùng nóng.


	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)

	Câu 4

(3 điểm)
	Có 3cách phát tán tự nhiên của quả và hạt:

 -Phát tán nhờ gió: quả hoặc hạt có cánh,hoặc có túm lông nhẹ 

 -Phát tán nhờ động vật:quả-hạt có hương thơm,vị ngọt,hạt có vỏ cúng,có nhiều gai,móc bám

 -Tự phát tán: vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài


	1đ

1 đ

1 đ

	Câu 5

(2 điểm)
	Lợi ích của tảo trong tự nhiên và đời sống con người:

-Góp phần cung cấp ôxi và thức ăn cho ĐV ở nước

-Làm thức ăn cho người và gia súc

-Lầm phân bón   

-Làm thuốc (trong y học), các nguyên liệu khác như làm giấy,hồ dán,thuốc nhuộm....
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	   Câu 6

(1 điểm)
	Điểm tiến hoá của dương xỉ so với rêu:

 -Có mạch dẫn,thân và lá đa dạng,phức tạp  hơn.

 -Có cơ quan sinh sản nằm ở mặt dưới lá->được bảo vệ tốt hơn.

 -Có thêm giai đoạn nguyên tản-> cây con lúc đầu sống nhờ vào chất dinh dưỡng của nguyên tản nên phát triển tốt hơn.      
	1 điểm


V.Rut K/N:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:                                                                                                        Tiết 53 

   Khái niệm  SƠ LƯỢC về phân loại thực vật

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt đ​ợc mục tiêu sau:

1. Kiến thức:  


  - Biết đ​ợc phân loại thực vật là gì?

  - Nêu đ​ợc tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của các ngành.

2. Kỹ năng: Vận dụng phân loại 2 lớp của ngành hạt kín.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh.

II. Ph​ương pháp:


- Đàm thoại, gợi mở, vận dụng, trao đổi nhóm.
III. Đồ dùng dạy học:
    1. Chuẩn bị của giáo viên: Sơ đồ phân loại trang 14Sgk để trống phần đặc điểm.


Các tờ bìa nhỏ ghi đặc điểm:



1. Ch​a có rễ, thân, lá


2. Đã có rễ, thân, lá.



3. Sống ở n​ớc là chủ yếu

          4. Sống ở cạn là chủ yếu



5. Sống ở các nơi khác nhau

6. Rễ giả, lá nhỏ hẹp



7. Rễ thật, lá đa dạng


8. Có  bào tử.

    2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc tr​ớc bài.

IV. Hoạt động dạy và học: 

        1. Ôn định t/c :(1’)                                                     

        2.  Kiểm tra bài cũ :(5’)

           ? Nêu đặc điểm của lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm? Lấy ví dụ?

         3. Bài mới : (30’)


Hoạt động 1:   Tìm hiểu phân loại thực vật là gì? (12’)                      
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs nhắc lại các nhóm thực vật đã học.

+ Tại sao ng​ời ta xếp cây thông, trắc bách diệp vào một nhóm?

+ Tại sao tảo, rêu đ​ợc xếp vào hai nhóm khác nhau?

- Giáo viên cho hs đọc thông tin trong bài-> phân loại thực vật là gì?


	- Học sinh nhắc lại các nhóm thực vật đã học.

+ Vì chúng có đặc điểm giống nhau.

+ Vì chúng có đặc điểm khác nhau.

- Hs trả lời, hs khác bổ sung, nhận xét.

- Hs đọc khái niệm Phân loại thực vật SgkTr.140.


* Kết luận 1:  

 Khái niệm: Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật.

Hoạt động 2:  Tìm hiểu các bậc phân loại  (10’)
	- Giáo viên giới thiệu các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

Ngành - Lớp - Họ - Bộ - Chi - Loài.

- Giáo viên giải thích:

+ Ngành là bậc phân loại cao nhất.

+ Loài là bậc phân loại cơ sở. Các cây cùng loài có nhiều điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo.

Vd: Họ cam có nhiều loài: Bưởi, chanh, 

- Giáo viên giải thích cho hs hiểu "nhóm" không phải là một khái niệm đ​ược sử dụng trong phân loại.
	- Hs nghe và nhớ kiến thức.

- Hs chú ý các bậc phân loại từ cao đến thấp.

Ngành - Lớp - Họ - Bộ - Chi - Loài

- Hs nghe giảng và l​ưu ý về "nhóm"

- Hs nghe giảng


* Kết luận 2:  


- Phân loại thực vật là tìm hiểu các đặc điểm giống và khác nhau của thực vật rồi xếp thành từng nhóm theo quy định.phân loại: Ngành 

- Các bậc phâ- Lớp - Họ - Bộ - Chi - Loài.


Hoạt động 3:  Tìm hiểu sự phân chia các ngành thực vật (8’)                         
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Giáo viên cho hs nhắc lại các ngành thực vật đã học.

? Đặc điểm nổi bật của các ngành thực vật đó ?

- Giáo viên cho hs làm bài tập: điền vào chỗ trống đặc điểm mỗi ngành (nh​ Sgv) (Tất cả làm vào vở bài tập)

- Giáo viên treo sơ đồ câm -> cho hs gắn các đặc điểm của mỗi ngành.

- Giáo viên chuẩn kiến thức theo sơ đồ Sgk.

- Chốt lại: Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm nh​ng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành.

* Yêu cầu hs phân chia ngành Hạt kín thành hai lớp

(Dựa vào đặc điểm chủ yếu là số lá mầm của phôi)


	- 1-2 hs phát biểu

- Hs hoàn thành bài tập vào vở bài tập

- Hs chọn các tờ bìa đã ghi đặc điểm gắn vào từng ngành cho phù hợp.

- Hs khác nhận xét, bổ sung.

- Hs phân chia theo nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày -> các nhóm khác bổ sung.

- Hs tự ghi khoá phân loại

- hs hoàn thiện đáp án.


* Kết luận 3: Sgk

       4. Củng cố: (7’)                                                                


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Hs trả lời câu hỏi trong Sgk.

       5. Hướng dẫn về nhà: (2’)                                                                            

           - Chuẩn bị giờ sau: Ôn lại tóm tắt đặc điểm chính các ngành thực vật đã học.

          - Đọc thêm bài: Sự phát triển của giới thực vật.

V. Rút kinh nghiệm:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:                                                                                                             Tiết 54

Ngày dạy:                                CHƯA KỂM TRA 1 TIẾT.
I. Mục tiêu:

- Nhận xét đánh giá chung bài kiểm tra .

- chỉ ra cho hs thấy những ưu ,nhược điểm của bài kiểm tra.

- chữa bài kiểm tra 1 tiết.

II. Nhận xét, đánh giá kết quả bài kiểm tra:(10')

* Lớp 6A:

-  Nhìn chung hs làm đều làm tốt bài .

-Điêm khá, giỏi : 18

- điểm trung bình: 7

- Yếu : 0

* lớp 6B:
- Đa số hs làm được bài, song còn một số em làm bài chưa đạt yêu cầu.

- điểm khá ,giỏi :14

- điểm trung bình :9

- yếu : 2

III. Chữa bài kiểm tra: (35')

* phần trắc nghiệm: (4đ)

 Câu 1:  1-d  ; 2- c  ; 3- c ; 4 -d 

Câu 2:

-Qủa thịt : táo ,xoài , quả cà chua , quả chanh.

- Qủa khô: thìa là ,đậu hà lan ,đậu xanh, quả chò , quả cải, quả bông.

Câu 3:   1- qúa trình ,2- đặc điểm, 3- phân bố, 4- vùng nóng.

* Phần tư luận: (6đ)

Câu 4: có 3 cách phát tự nhiên của quả và hạt:

- phát tán nhờ gió : quả hoặc hạt có cánh, có túm lông nhẹ.

- Phát tán nhừ động vật: quả và hạt có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, có nhiều gai góc bám.

Câu 5:Lợi ích của tảo trong tư nhiên và đời sống con người:

- góp phần cung cấp ô xi và thức ăn cho đv ở nước.

- làm thức ăn cho người và gia súc.

- làm phân bón , làm thuốc , nguyên liệu làm giấy và làm hồ dán.

Câu 6: điểm tiến hóa của dương xỉ so với rêu:

- Có mạch dẫn, thân và lá đa dạng phức tạp hơn.
- Có cơ quan sinh sản nằm ở mặt dưới lá , nên được bảo vệ tốt hơn.

- Có thêm giai đoạn nguyên tản, cây con lúc đầu sống nhờ vào chất dinh dưỡng của nguyên tản nên phát tốt hơn.

IV. Rút K/N:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Ngµyso¹n:                                                                                                     Tiết 55                                                                                                                                  
                                      Nguồn gốc cây trồng

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

  1. Kiến thức:


Xác định được các dạng cây trồng ngày nay là kết quả của quá trình chọn lọc từ những cây dại do bàn tay con người tiến hành.


Phân biệt sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại và giải thích lí do khác nhau.


Nêu những biện pháp chính nhằm cải tạo cây trồng.


Thấy được khả năng to lớn của con người trong việc cải tạo thực vật.

 2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng quan sát, thực hành.

3. Thái độ:


Có thái độ yêu và bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
   1. Chuẩn bị của giáo viên:

Tranh cây cải dại, cải trồng, hoa hồng dại và hoa hồng trồng, chuối dại và chuối nhà.

   2. Chuẩn bị của học sinh:


Một số quả ngon: Táo, nho, xoài

III.Phương pháp

     -Vấn đáp-tim tòi,.trực quan,dạy học nhóm.

IV. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn định t/c:(1')


2. Kiểm tra bài cũ:(5') ? Nêu các giai đoạn phát triển  của giới Thực vật?

          3.bài mới:(30') Thực vật Hạt kín rất phong phú 20 nghìn loài được con người sử dụng trong số 30 nghìn loài đã có. Trong đó nhiều loài là cây trồng. Vậy cây trồng xuất hiện như thế nào? Do đâu mà nó phong phú như vậy?


                  Hoạt động 1:  Cây trồng bắt nguồn từ đâu?  ( 8')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên dùng phương pháp hỏi đáp và giảng giải:

+ Cây ntn được gọi là cây trồng?

+ Hãy kể tên 1 vài cây trồng và công dụng của chúng?

+ Con người trồng cây nhằm mục đích gì?

- Giáo viên nhận xét đúng-sai, cho hs đọc thông tin Sgk trả lời câu hỏi: Cây trồng có nguồn gốc từ đâu?

- Giáo viên gọi hs trả lời,hoàn chỉnh kết luận.-> chuyển ý: Cây trồng ngày nay khác cây dại như thế nào?
	- Học sinh vận dụng kiến thức, hiểu biết thực tế, trả lời câu hỏi.

+ Cây do con người trồng và chăm sóc.

+ Su hào, bắp cải….

- Nghe sự nhận xét của giáo viên.

- Hs đọc thông tin SgkTr144, giải thích nguồn gốc cây trồng.

- Hs trả lời, hs khác bổ sung, rút ra kết luận.


* Kết luận 1:  Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người.

                        Hoạt động 2:  Cây trồng khác cây dại như thế nào? (15')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên yêu cầu hs thảo luận theo nhóm từng vấn đề:

* Vấn đề 1: Nhận biết cây trồng và cây dại:

- Yêu cầu hs quan sát H.45.1 nhận biết cây cải trồng và cây cải dại.

? Em hãy cho biết sự khác nhau giữa các bộ phận tương ứng: Rễ, thân, lá, hoa của cải dại và cải trồng?

? Vì sao các bộ phận của cây trồng lại khác nhau nhiều so với cây dại?

- Giáo viên nhận xét đúng, sai, chốt lại vấn đề.- Do nhu cầu sử dụng các bộ phận khác nhau -> con người đã tác động, cải tạo các bộ phận đó -> làm cây trồng khác xa cây dại.

* Vấn đề 2: So sánh cây trồng với cây dại:

- Phát phiếu học tập (Theo mẫu Sgk)

- Giáo viên yêu cầu quan sát mẫu hoa hồng -> ghi vào phiếu.

- Ghi thêm 1,2 ví dụ khác

- Giáo viên kẻ lên bảng phiếu học tập.

- Tổ chức thảo luận giáo viên ghi lên bảng, chốt lại vấn đề đúng.

- Hãy cho biết cây trồng khác cây dại ở điểm nào?

- Giáo viên bổ sung, hoàn thiện kết luận (cây trồng khác cây dại ở bộ phận mà con người sử dụng)

- Cho hs quan sát 1 số quả có giá trị do con người tạo ra.

-> Để có những thành tựu trên con người dùng phương pháp nào?
	- Học sinh quan sát H45.1 chú ý các bộ phận của cây cải trồng được sử dụng.

- Hs thảo luận trong nhóm, ghi câu trả lời ra nháp.

- Yêu cầu trả lời: Rễ, thân, lá của cây trồng to hơn và ngon hơn của cây dại. -> do con người tác động vào.

- 1-2 nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Nhận phiếu học tập, quan sát mẫu, ghi các đặc điểm vào phiếu ( chú ý màu sắc, hương thơm)

- Thảo luận nhóm ghi thêm ví dụ.

- 1-2 nhóm đọc kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs nghe giảng.

cây trồng khác cây dại ở bộ phận mà con người sử dụng

- Hs quan sát 1 số quả.

- Thảo luận, rút ra kết luận từ 2 vấn đề đã trao đổi.


* Kết luận 2:  


Cây trồng có nhiều loại phong phú.


Bộ phận được con người sử dụng có phẩm chất tốt.

                          Hoạt động 3:  Tìm hiểu công việc cải tạo cây trồng (7')                    
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk, trả lời câu hỏi:

+ Muốn cải tạo cây trồng cần làm gì?

- Giáo viên tổng kết những ý hs phát biểu, đưa vào 2 vấn đề chính:

+ Cải tạo giống.

+ Các biện pháp chăm sóc.
	- Học sinh tự nghiên cứu thông tin trong Sgk, tìm hiểu các biện pháp cải tạo cây trồng, ghi vào nháp.

- Các nhóm phát biểu.

- Hs tự điều chỉnh kiến thức, rút ra kết luận.


* Kết luận 3:  


Cải biến tính di truyền: Lai, chiết, ghép, chọn giống, cải tạo giống, nhân giống.

Chăm sóc: tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh.

4.Củng cố (7')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò (2')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Tìm hiểu vai trò của thực vật trong tự nhiên.

V.Rót K/N:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                  
                              Chương IX: Vai trò của thực vật
Ngày soạn:                                                                                                                   Tiết:56
                      Thực vật góp phần điều hoà khí hậu
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


Giải thích được vì sao thực vật, nhất là thực vật rừng có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng lượng khí CO2 và O2 trong không khí và do đó góp phần điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường.


2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.
                -Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin ,tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ lớp.

3. Thái độ: Xác định ý thức bảo vệ thực vật thể hiện bằng các hành động cụ thể.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh sơ đồ trao đổi khí (H.46.1 Sgk phóng to)


2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm 1 số tin và ảnh chụp về nạn ô nhiễm môi trường.

III. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn đinh t/c:(1')

2 Kiểm tra bài cũ: ( 5') ?Cây trồng khác cây dại như thế nào?


3. Bài mới(30')

                                                     Hoạt động 1(12')

  vai trò của thực vật trong việc ổn định lượng khí CO2 và O2 trong không khí 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs quan sát tranh vẽ (H46.1) chú ý mũi tên chỉ khí CO2 và O2.

- Tìm hiểu việc điều hoà lượng khí CO2 và O2  đã được thực hiện như thế nào?

- Nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra?

- Gọi 1-2 hs trình bày ý kiến, giáo viên bổ sung (chú ý đối tượng hs trung bình)

? Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 và O2 trong không khí được ổn định?
	- Học sinh hoạt động cá nhân:

quan sát tranh vẽ, trả lời 2 câu hỏi 

- Yêu cầu thấy được:

+ Lượng O2  sinh ra trong quang hợp -> được sử dụng trong quá trình hô hấp của thực vật và động vật.

+ Ngược lại khí CO2 thải ra trong quá trình hô hấp và đốt cháy được thực vật sử dụng trong quang hợp.

+ Nếu không có thực vật: Lượng khí CO2 tăng và lượng O2  giảm -> Sv không tồn tại được.

- Hs thảo luận, tự rút ra Kl.


* Kết luận 1:  

Thực vật ổn định lượng khí CO2 và O2.
                 Hoạt động 2:  Thực vật giúp điều hòa khí hậu  (10')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu thông tin Sgk, đọc bảng so sánh khí hậu ở 2 khu vực, thảo luận các nội dung sau:

+ Tại sao trong rừng râm mát còn ở bãi trống nóng và nắng gắt?

+ Tại sao bãi trống khô, gió mạnh còn trong rừng ẩm, gió yếu?

- Giáo viên bổ sung (nếu cần), yêu cầu hs làm bài tập Sgk.

- Giáo viên lưu ý không nên cho hs trả lời lượng mưa ở hai nơi A, B.

- Qua bài tập, hs rút ra kết luận về vai trò  của thực vật.
	- Học sinh làm việc theo nhóm:

+ Đọc thông tin và bảng so sánh, thảo luận.

+ Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung, yêu cầu nêu được:

+ Trong rừng tán lá rậm, ánh sáng khó lọt xuống dưới, râm mát, còn bãi trống không có đặc điểm này.

+ Trong rừng cây thoát hơi nước và cản gió -> rừng ẩm và gió yếu. còn bãi trống thì ngược lại.

- Hs tự làm bài tập, đọc kết quả, hs bổ sung. Thấy được:

+ Lượng mưa cao hơn nơi có rừng.

+ Sự có mặt của thực vật, ảnh hưởng đến khí hậu.


* Kết luận 2:  Thực vật giúp điều hoà khí hậu.

                           Hoạt động 3:  Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường (8')                    
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs lấy các ví dụ về hiện tượng ô nhiễm môi trường.

- Hiện tượng ô nhiễm môi trường là do đâu?

- Từ đó yêu cầu hs suy nghĩ xem có thể dùng biện pháp sinh học nào làm giảm bớt ô nhiễm môi trường.

( Giáo viên có thể gợi ý hs đọc Sgk)
	- Học sinh đưa ra các mẩu tin, tranh, ảnh chụp về nạn ô nhiễm môi trường.

-> Thấy được: hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí là do hoạt động sống của con người.

- Hs đọc thông tin Sgk, thấy được cần trồng nhiều cây xanh.


* Kết luận 3:  


Lá ngăn bụi, cản gió, một số cây tiết chất diệt vi khuẩn.

4.Củng cố:( 5')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò (1')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Sưu tầm một số tranh, ảnh về hiện tượng lũ lụt, hạn hán.

V. Rút K/N:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                           Chương IX: Vai trò của thực vật
Ngày soạn:                                                                                                                   Tiết:56
                           Thực vật góp phần điều hoà khí hậu
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


Giải thích được vì sao thực vật, nhất là thực vật rừng có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng lượng khí CO2 và O2 trong không khí và do đó góp phần điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường.


2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.
                -Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin ,tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ lớp.

3. Thái độ: Xác định ý thức bảo vệ thực vật thể hiện bằng các hành động cụ thể.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh sơ đồ trao đổi khí (H.46.1 Sgk phóng to)


2. Chuẩn bị của học sinh: Sưu tầm 1 số tin và ảnh chụp về nạn ô nhiễm môi trường.

III. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn đinh t/c:(1')

2 Kiểm tra bài cũ: ( 5') ?Cây trồng khác cây dại như thế nào?


3. Bài mới(30')

                                                       Hoạt động 1:  ( 12')

    vai trò của thực vật trong việc ổn định lượng khí CO2 và O2 trong không khí 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs quan sát tranh vẽ (H46.1) chú ý mũi tên chỉ khí CO2 và O2.

- Tìm hiểu việc điều hoà lượng khí CO2 và O2  đã được thực hiện như thế nào?

- Nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra?

- Gọi 1-2 hs trình bày ý kiến, giáo viên bổ sung (chú ý đối tượng hs trung bình)

? Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 và O2 trong không khí được ổn định?
	- Học sinh hoạt động cá nhân:

quan sát tranh vẽ, trả lời 2 câu hỏi 

- Yêu cầu thấy được:

+ Lượng O2  sinh ra trong quang hợp -> được sử dụng trong quá trình hô hấp của thực vật và động vật.

+ Ngược lại khí CO2 thải ra trong quá trình hô hấp và đốt cháy được thực vật sử dụng trong quang hợp.

+ Nếu không có thực vật: Lượng khí CO2 tăng và lượng O2  giảm -> Sv không tồn tại được.

- Hs thảo luận, tự rút ra Kl.


* Kết luận 1:  

Thực vật ổn định lượng khí CO2 và O2.
                 Hoạt động 2:  Thực vật giúp điều hòa khí hậu  (10')

:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu thông tin Sgk, đọc bảng so sánh khí hậu ở 2 khu vực, thảo luận các nội dung sau:

+ Tại sao trong rừng râm mát còn ở bãi trống nóng và nắng gắt?

+ Tại sao bãi trống khô, gió mạnh còn trong rừng ẩm, gió yếu?

- Giáo viên bổ sung (nếu cần), yêu cầu hs làm bài tập Sgk.

- Giáo viên lưu ý không nên cho hs trả lời lượng mưa ở hai nơi A, B.

- Qua bài tập, hs rút ra kết luận về vai trò  của thực vật.
	- Học sinh làm việc theo nhóm:

+ Đọc thông tin và bảng so sánh, thảo luận.

+ Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung, yêu cầu nêu được:

+ Trong rừng tán lá rậm, ánh sáng khó lọt xuống dưới, râm mát, còn bãi trống không có đặc điểm này.

+ Trong rừng cây thoát hơi nước và cản gió -> rừng ẩm và gió yếu. còn bãi trống thì ngược lại.

- Hs tự làm bài tập, đọc kết quả, hs bổ sung. Thấy được:

+ Lượng mưa cao hơn nơi có rừng.

+ Sự có mặt của thực vật, ảnh hưởng đến khí hậu.


* Kết luận 2:  Thực vật giúp điều hoà khí hậu.

                           Hoạt động 3:  Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường (8')                    
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs lấy các ví dụ về hiện tượng ô nhiễm môi trường.

- Hiện tượng ô nhiễm môi trường là do đâu?

- Từ đó yêu cầu hs suy nghĩ xem có thể dùng biện pháp sinh học nào làm giảm bớt ô nhiễm môi trường.

( Giáo viên có thể gợi ý hs đọc Sgk)
	- Học sinh đưa ra các mẩu tin, tranh, ảnh chụp về nạn ô nhiễm môi trường.

-> Thấy được: hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí là do hoạt động sống của con người.

- Hs đọc thông tin Sgk, thấy được cần trồng nhiều cây xanh.


* Kết luận 3:  


Lá ngăn bụi, cản gió, một số cây tiết chất diệt vi khuẩn.

4.Cổ cố  5'


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò (1')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Sưu tầm một số tranh, ảnh về hiện tượng lũ lụt, hạn hán.

V. Rút K/N:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:                                                                                                                 Tiết 57
                    Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

  1. Kiến thức:


Giải thích được nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt), từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước..

  2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.
           Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin.tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ lớp.
  3. Thái độ:


Xác định trách nhiệm bảo vệ thực vật thể hiện bằng các hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên:


Tranh H.47.1 Sgk phóng to)


2. Chuẩn bị của học sinh:


Sưu tầm 1 số tin và ảnh chụp về nạn lũ lụt, hạn hán
III.Phương pháp:

     - vấn đáp –tìm tòi, dạy học nhóm, quan sat.
IV. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn định :(1')


2.Kiểm tra bài cũ: (6')

     ?Thực vật có vai trò gì trong việc điều hoà khí hậu?


3.Bài mới:(30')

 Hãy kể một số thiên tai trong những năm gần đây -> nguyên nhân xảy ra hiện tượng đó?



       Hoạt động 1   Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn (12')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh, yêu cầu hs quan sát H.47.1 (chú ý vận tốc nước mưa) ->suy nghĩ trả  lời câu hỏi:

+ Vì sao khi có mưa lượng chảy ở hai nơi khác nhau?

+ Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc khi có mưa? Giải thích vì sao?

- Giáo viên bổ sung, hoàn thiện kiến thức.

- Cung cấp thêm thoong tin về hiện tượng xói lở ở bờ sông, bờ biển.

- Yêu cầu hs rút ra kết luận.
	- Học sinh hoạt động cá nhân:

quan sát tranh vẽ, đọc thông tin đầu mục, trả lời câu hỏi:

- Hs phát biểu, hs khác bổ sung

- Thấy được:

+ Lượng chảy của dòng nước mưa ở nơi có rừng  yếu hơn vì có tán lá giữ nước lại một phần.

+ Đồi trọc khi mưa: Đất bị xói mòn vì không có cây cản bớt tốc độ dòng chảy và giữ đất.

- Hs tự bổ sung kiến thức và rút ra kết luận về vai trò của thực vật.


* Kết luận 1:  

Thực vật đặc biệt là rừng giúp giữ đất, chống xói mòn.

                   Hoạt động 2:  Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán ( 13')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu trả lời câu hỏi:

Nếu đất bị xói mòn ở vùng đồi trọc thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó?

- Giáo viên cho hs thảo luận 2 vấn đề:

+ Kể tên 1 số địa phương bị ngập úng và hạn hán ở Việt Nam?

+ Tại sao có hiện tượng ngập úng và hạn hán ở nhiều nơi? 
	- Học sinh nghiên cứu thông tin Sgk trả lời câu hỏi

-> Hậu quả: Nạn lụt ở vùng thấp, hạn hán tại chỗ.

- Các nhóm trình bày thông tin, hình ảnh đã sưu tầm được, thảo luận nguyên nhân hiện tượng ngập úng và hạn hán.

- Đại diện nhóm phát biểu, nhận xét.


* Kết luận 2:  Thực vật đã góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán.

             Hoạt động 3: Thực vật làm góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm (5')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk, tự rút ra vai trò bảo vệ nguồn nước của thực vật.
	- Học sinh nghiên cứu Sgk, tự rút ra kết luận.

- Hs phát biểu, hs khác bổ sung.


* Kết luận 3:  


Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm.

4. Củng cố (7')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5 .Dặn dò  (1')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Sưu tầm một số tranh, ảnh về nội dung thực vật là thức ăn của động vật, nơi sống của động vật.

V.Rót K/N:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Ngày soạn:                                                                                                             Tiết 58

                                  Vai trò của thực vật đối với

                       động vật và đối với đời sống con người.

                      I. Vai trò của thực vật đối với động vật

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


Nêu  được một số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.


Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ cụ thể về dây chuyền thức ăn (Thực vật -> Động vật -> Con người)


2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
                            Hợp tác lắng nghe tích cực.tìm kiếm thông tin,phân tích, tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ,nhóm,lớp.

3. Thái độ: Xác định ý thức bảo vệ thực vật thể hiện bằng các hành động cụ thể.

II. Đồ dùng dạy học:

    1. Chuẩn bị của giáo viên:


Tranh sơ đồ trao đổi khí (H.46.1 Sgk phóng to)


Tranh vẽ, phóng to với nôi dung động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây.

    2. Chuẩn bị của học sinh:


Xem lại sơ đồ trao đổi khí.

Sưu tầm 1 số tin và ảnh chụp về nội dung thực vật là thức ăn và là nơi sống của động vật
III.Phương pháp:

          -Dạy học nhóm,hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi ,trực quan..

IV. Hoạt động dạy và học: 


1.ổn đinh (1')

2 Kiểm tra bài cũ: (5')  Thực vật có vai trò gì đối với đất và nguồn nước?


3 Bài mới:(30') 

        Hoạt động 1: Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật  (15')                

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs xem tranh H.46.1 và tranh 48.1 thực vật là thức ăn của động vật, làm bài tập trong Sgk.

? Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác?

- Làm bài tập nêu ví dụ về động vật ăn thực vật -> điền bảng theo mẫu Sgk, rút ra nhận xét.

- Cho hs thảo luận chung cả lớp.

? Nhận xét quan hệ giữa thực vật và động vật là gì?

- Giáo viên bổ sung, sửa chữa nếu cần, đưa thông tin về thực vật gây hại cho động vật.
	- Học sinh xem tranh trao đổi thảo luận theo 3 câu hỏi ở mục 1.

- Hs quan sát sơ đồ trao đổi khí, nói về vai trò của thực vật, thấy được nếu không có cây xanh thì động vật (và con người) sẽ chết vì không có ôxi.

- Hs tìm các ví dụ vê động vật ăn các bộ phận khác nhau của cây -> điền đủ 5 cột trong bảng.

- 1 vài hs trình bày, hs khác bổ sung, sửa sai.

- Rút ra nhận xét về quan hệ giữa thực vật và động vật.


* Kết luận 1:  

Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

         Hoạt động 2: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật (15')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên cho hs quan sát tranh thực vật là nơi sinh sống của động vật.

? Rút ra nhận xét gì?

+ Trong tự nhiên có động vật nào lấy cây làm nhà nữa không?

- Giáo viên cho hs trao đổi chung cả lớp.

- Giáo viên bổ sung, sửa chữa (nếu cần)
	- Học sinh làm việc theo nhóm:

+ Hs nhận xét được thực vật là nơi ở, làm tổ của động vật.

+ Hs trình bày tranh ảnh đã sưu tầm về động vật sống trên cây.

-> Hs khác bổ sung ( nên tìm các loài động vật khác nhau)

- Hs tự tổng kết và rút ra nhận xét về vai trò của thực vật cung cấp nơi ở cho động vật.


* Kết luận 2:  Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

4.Củng cổ (7')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên sử dụng câu há: 

Trong chuỗi thức ăn liên tục sau đây:

                 Là thức ăn                                  Là thức ăn

Thực vật ---------------- > Động vật ăn cỏ ---------------- >Động vật ăn thịt 

Hoặc:

                  Là thức ăn                        Là thức ăn

Thực vật ----------------- >Động vật ------------------- >Người

Hãy thay thế các từ Thực vật, động vật bằng tên cây hoặc con cụ thể.

5.Dặn dò (2')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Sưu tầm một số tranh, ảnh về cây quả có giá trị sử dụng hoặc gây hại cho con người.

V.Rót K/N:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                                Tiết 59
Vai trò của thực vật đối với động vật

và đối với đời sống con ng­êi(Tiếp)
                                  II. Thực vật với đời sống con người.
I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


HIểu được tác dụng hai mặt của thực vật đối với con người thông qua việc tìm được một số ví dụ về cây có ích và một số cây có hại.


2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi theo bảng biểu, kỹ năng thảo luận nhóm, hợp tác nắng nghe tích cực, tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm.

3. Thái độ:


Xác định ý thức bảo vệ cây có ích, bài trừ cây có hại thể hiện bằng các hành động cụ thể của mình.
II. Đồ dùng dạy học:

    1. Chuẩn bị của giáo viên:


Phiếu học tập theo mẫu Sgk.  Tranh cây thuốc phiện, cần sa.
     2. Chuẩn bị của học sinh:


Sưu tầm 1 số tin và ảnh chụp về người mắc nghiện ma tuý để hs thấy rõ tác hại.
III.Phương pháp :

        -Dạy học nhóm,vấn đáp-tìm tòi, trực quan.

IV. Hoạt động dạy và học: 


1.Ôn định( 1')

2 Kiểm tra bài cũ:(5') 
                ?Thực vật có vai trò gì đối với động vật?


3.Bài mới:(30') 


                Hoạt động 1:   Những cây có giá trị sử dụng (12')

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên nêu câu hỏi:

+ Thực vật cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hàng ngày? (không yêu cầu kể tên cây cụ thể)

+ Để phân biệt cây cối theo công dụng, người ta đã chia chúng thành các nhóm cây khác nhau, giáo viên yêu cầu hs hoạt động theo nhóm, phát phiếu học tập.

- Yêu cầu cả lớp thảo luận
- Giáo viên yêu cầu hs trả lời, giáo viên treo đáp án, có thể cho điểm

- Yêu cầu hs rút ra nhận xét các công dụng của thực vật
	- Học sinh có thể kể: Cung cấp thức ăn, gỗ làm nhà, thuốc quý.

- Hs thảo luận nhóm, điền phiếu học tập

+ Ghi tên cây

+ Xếp loại theo công dụng.

- Đại diện các nhóm lên bảng tự ghi tên cây và đánh cây cột công dụng.

- Hs trả lời, hs khác nhận xét

- Hs xem đáp án, bổ sung hoàn chỉnh phiếu học tập

- Hs rút ra nhận xét.


* Kết luận 1:  

Thực vật có công dụng nhiều mặt như:

Cung cấp lương thực, thực phẩm, gç,củi.
Có khi cùng một cây nhưng có nhiều công dụng khác nhau, tuỳ bộ phận sử dụng.

         ->Đó là nguồn tài nguyên quí giá chung ta cân bảo vệ và phát triển để làm giàu   cho tổ quốc.                                                          
                                                             Hoạt động 2
                                   Những cây có hại cho sức khoẻ con người (18')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu thông tin Sgk, quan sát H.48.3,48.4 trả lời câu hỏi:

? Kể tên cây có hại và tác hại cụ thể của chúng?

- Giáo viên phân tích: Với những cây có hại, sẽ gây tác hại lớn khi dùng liều lượng cao và không đúng cách.

+chất móc phin trong cây thuốc phiện là loại chất ma gây nghiện nhưng lại có t/dụng giảm đau,an thần khi dùng đúng liều lượng .vì thế trong y, dược ngta có thể sx mốc phin để tiêm giảm đau và gây mê.
- Giáo viên đưa: Một số hình ảnh người mắc nghiện ma tuý.

? Nêu tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người?
+ Tổ chức lớp trao đổi về thái độ bản thân trong việc bài trừ những cây có hại và tệ nạn xã hội.

- Giáo viên tổng kết lại bài học.

	- Học sinh đọc thông tin Sgk, quan sát hình, nhận biết cây có hại.

- Hs có thể kể 3 cây có hại như Sgk hoặc có thể kể thêm một số cây khác và nêu tác hại.

- Hs khác bổ sung, nhận xét.

- Hs trực tiếp thấy rõ tác hại hs thảo luận đưa ra những hành động cụ thể.

-> t/dung hai mặt của thực vật thể hiện ngay trên một cây.
-Tác hại của ma túy:
+ gây nghiện, gây hại cho hệ thần kinh, làm mất nhân tính con người, kiệt quệ kinh tế...
- Hành động của bản thân:
+ Chống sử dụng chất ma tuý.

+ Chống hút thuốc lá.

+ tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy.


* Kết luận 2: - Cây có hại cho con người : thuốc lá ,cần sa, cây thuốc phiện.

                      - không sử dụng chất ma túy, không hút thuốc lá

                      - tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy.
4.Củng cố (5')


- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò(1')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Sưu tầm một số tranh, ảnh về tình hình phá rừng hoặc phong trào trồng cây gây rừng.

V.Rót K/N:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn:  
Ngày dạy:                                                                                                         TiÕt 60
Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

 1. Kiến thức:

  -Phát biểu được sự đa dạng của thực vật là gì.
  -Hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm và kể tên được một vài loài thực vật quý hiếm.

  -Hiểu được hậu quả của việc tàn phá rừng khai thác bừa bãi tài nguyên đối với tính đa dạng của thực vật

  - Nêu được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

 2. Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát, hoạt động nhóm
 - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin ,giải quyết vấn đề ,tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ nhóm,lớp.
 3. Thái độ:


Tự xác định trách nhiệm trong việc tuyên truyền bảo vệ thực vật ở địa phương.

II. Đồ dùng dạy học:
     * Chuẩn bị của giáo viên:Tranh một số thực vật quý hiếm.

     * Chuẩn bị của học sinh:Sưu tầm 1 số tin và ảnh như đã dặn

III.Phương pháp:

        Dạy học nhóm,vấn đáp- tìm tòi,trực quan.
IV. Hoạt động dạy và học: 

 1.Ổn định( 1')
 2.  Kiểm tra bài cũ: (5')

                ? thực vật có vai trò gì đối với con người?

 3.Bài mới:(30')


   Hoạt động 1: Đa dạng của thực vật là gì? (10')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs kể tên những thực vật mà em biết?

? Chúng thuộc những ngành nào? Sống ở đâu?

- Giáo viên tổng kết, dẫn hs tới khái niệm đa dạng của thực vật là gì?

	- Học sinh thảo luận:

+ Một hs trình bày tên thực vật, hs khác bổ sung.

- Hs nhận biết chúng thuộc những ngành nào và những cây đó sống ở môi trường nào?

- Hs nhận xét khái quát về tình hình thực vật ở địa phương.


* Kết luận 1:  

Tính đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

Nó được thể hiện bằng:

- Số lượng các loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.

- Sự đa dạng của môi trường sống.

                Hoạt động 2:  Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam(15')

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật

- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin mục 2a.

- Thảo luận: Vì sao nói Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật?

- Giáo viên bổ sung, tổng kết lại tính đa dạng cao của thực vật ở Việt Nam.

- Giáo viên yêu cầu hs tìm 1 số thực vật có giá trị về kinh tế và khoa học.b

b) Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam:

- Giáo viên nêu vấn đề: ở VN trung bình mỗi năm bị tàn phá từ 100.000 đến 200.000 hs rừng nhiệt đới.

- Cho hs làm Bt sau:

Theo em, những nguyên nhân nào dẫn tới sự suy giảm tính đa dạng của TV? (Hãy đánh dấu + vào ô trống cho từng trường hợp đúng:

1. Chặt phá rừng làm rẫy

2. Chặt phá rừng để buôn bán lậu

3. Khoanh nuôi rừng

4. Cháy rừng.

5. Lũ lụt

6. Chặt cây làm nhà

- Giáo viên chữa nếu cần ( Đáp án: 1,2,4,6)

- Căn cứ vào kết quả bài tập hãy thảo luận nhóm, nêu nguyên nhân của sự suy giảm tính đa dạng của thực vật và hậu quả?

- Giáo viên bổ sung, chốt lại vấn đề.

- Cho hs đọc thông tin về Tv quý hiếm.

- Giáo viên hỏi: Thế nào là thực vật quý hiếm?

+ Kể tên 1 vài cây quý hiếm mà em biết?

- Giáo viên nhận xét, bổ sung nếu cần.
	- Học sinh đọc thụng tin mục 2a, khái niệm mục 1.

- Thảo luận trong nhóm 2 ý:

+ Đa dạng số lượng loài

+ Đa dạng về môi trường sống.

- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

_ Hs chú ý nghe giảng nhớ thông tin về việc rừng bị tàn phá.

- Hs suy nghĩ, làm bài tập

- 1-2 hs trả lời câu hỏi:

- Hs khác nhận xét, bổ sung.

- Đáp án:

Chặt phá rừng làm rẫy

Chặt phá rừng để buôn bán lậu

Cháy rừng.

Chặt cây làm nhà

- Hs thảo luận nhóm

- Hs phát biểu ý kiến, hs khác nhận xét, bổ sung.

- Hs đọc thông tin để trả lời 2 câu hỏi

- Hs phát biểu ý kiến, hs khác nhận xét, bổ sung.


* Kết luận 2:  

    - Việt Nam có tính đa dạng về thực vật, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học.

   -Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị và có xu hướng ngày càng ít đi do bi khai thác quá mức.
                  Hoạt động 3:  Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật(5')

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên đặt vấn đề: Vì sao phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật?

- Giáo viên cho hs đọc các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

- Yêu cầu hs nhắc lại 5 biện pháp.

- Liên hệ bản thân có thể làm được gì trong việc bảo vệ thực vật ở địa phương?
	- Học sinh trả lời: do nhiều loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác bừa bãi.

- Hs đọc các biện pháp, ghi nhớ. Hs nhắc lại 5 biện pháp

- Hs thảo luận

Vd: Tham gia trồng cây

Bảo vệ cây cối.


 * Kết luận 3: (sgk)

4.Củng cố (7')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò : (2')


- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước bài "Vi  khuẩn"
V.Rót K/N:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
                   Chương Xi khuẩn - Nấm - Địa y         

Ngày soạn:
Ngày dạy:                                                                                                                   TiÕt 61




                Vi khuÈn

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức: Phân biệt được các dạng vi khuẩn trong tự nhiên


Nắm được những đặc điểm chính của vi khuẩn về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố.


2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát, hoạt động nhóm.
               Kĩ năng phân tích ,hợp tác ,ứng xử,/giao tiếp,tìm kiếm và xử lí thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh phóng to cá dạng vi khuẩn (H.50.1).


2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài.
III. Phương pháp

      Dạy học nhóm, vấn đáp –tìm tòi.
III. Hoạt động dạy và học: 


1.Ôn định(1')


2.Bài cũ:(4')
? Thế nào là động vật quý hiếm? nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật ở viêt nam.
           3.Bài mới(35')

                    Hoạt động 1:  Tìm hiểu một số đặc điểm của vi khuẩn (7')              


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Hình dạng:

- Giáo viên cho hs quan sát tranh các dạng vi khuẩn. Hỏi: Vi khuẩn có những hình dạng nào?

- Hs có thể gọi vi khuẩn hình tròn, vi khuẩn hình ngoằn ngoèo…
- Giáo viên chỉnh lại gọi tên cho chính xác.

- Giáo viên lưu ý dạng vi khuẩn sống thành tập đoàn tuy liên kết với nhau nhưng mỗi vi khuẩn vẫn là 1 đơn vị sống độc lập.

b) Kích thước:

- Giáo viên cung cấp thông tin: Vi khuẩn co kích thước rất nhỏ

( 1 vài phần nghìn mm) phải quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

c) Cấu tạo: 

- Giáo viên cho hs đọc thông tin (phần cấu tạo Sgk) yêu cầu trả lời câu hỏi:

? Nêu cấu tạo tế bào vi khuẩn?

? So sánh với tế bào thực vật?

- Giáo viên gọi hs nhắc lại hình dạng, cấu tạo, kích thước của vi khuẩn.

- Giáo viên cung cấp thêm thông tin 1 số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được.
	- Học sinh hoạt động cá nhân

- Hs quan sát tranh, gọi tên từng dạng vi khuẩn.

- 1,2 hs phát biểu, hs khác nhận xét, bổ sung.

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như: Hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn.

Hs chú ý nghe giảng, nhớ thông tin.

Vi khuẩn co kích thước rất nhỏ

( 1 vài phần nghìn mm) phải quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

Hs nghiên cứu thông tin, trả lời câu hỏi

+ Cấu tạo tế bào vi khuẩn:

Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản

Vách tế bào

Chất tế bào

Chưa có nhân hoàn chỉnh.

Nghe giảng


* Kết luận 1:  

- Hình dạng:

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau như: Hình cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn.

- Kích thước: Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ.

-  Cấu tạo: Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản (chưa có nhân hoàn chỉnh
                    Hoạt động 2:  Tìm hiểu cách dinh dưỡng của vi khuẩn (10')            
	         Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk

- Giáo viên nêu vấn đề: Vi khuẩn không có diệp lục, vậy nó sống bằng cách nào?

- Có thể hs phát biểu lộn xộn, giáo viên tổng kết lại.

- Giáo viên giải thích cách dinh dưỡng của vi khuẩn:

+ Dị dưỡng (chủ yếu)

+ Tự dưỡng (1 số ít)

- Yêu cầu hs phân biệt hai cách dị dưỡng là hoại sinh và kí sinh.

- Giáo viên cho lớp thảo luận, Giáo viên bổ sung… Chốt lại cách dinh dưỡng của vi khuẩn.
	- Học sinh đọc thong tin trả lời được vấn đề dinh dưỡng của vi khuẩn.

- 1,2 hs phát biểu

( dị dưỡng: sống bằng chất hữu cơ có sẵn)

- Hs thảo luận, phân biệt hoại sinh và kí sinh.

-1,2 hs phát biểu, lớp bổ sung

+ Hoại sinh: Sống bằng chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ.

+ Ký sinh: Sống nhờ trên cơ thể sống khác.


* Kết luận 2:  Vi khuẩn dinh dưỡng bằng cách tự dưỡng (hoại sinh hoặc kí sinh)

Một số vi khuẩn có khả năng tự dưỡng.

                                   Hoạt động 3: Phân bố và số lượng(8')             

:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin Sgk, trả lời câu hỏi: Nhận xét sự phân bố vi khuẩn trong tự nhiên?

- Giáo viên bổ sung, tổng kết lại.

- Giáo viên cung cấp thông tin vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi. Nếu gặp điều kiện thuận lợi chúng sinh sản nhanh.

- Giáo viên mở rộng: Khi điều kiện bất lợi (khó khăn về thức ăn và nhiệt độ) -> vi khuẩn kết bào xác.

- Giáo viên giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.
	- Học sinh đọc thông tin Sgk, tự rút ra  nhận xét.

- 1,2 hs phát biểu, hs khác nhận xét, bổ sung.

Trong tự nhiên nơi nào cũng có vi khuẩn: Trong đất, trong nước, trong không khí và trong cơ thể sinh vật…

- Hs nghe giảng, nhớ thông tin.

- Chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân.


* Kết luận 3:  Trong tự nhiên nơi nào cũng có vi khuẩn: Trong đất, trong nước, trong không khí và trong cơ thể sinh vật…

                                Hoạt động 4:   Vai trò của vi khuẩn (7')                           
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Vấn đề 1: Tìm hiểu vai trò của vi khuẩn

- Giáo viên yêu cầu hs quan sát kĩ H.50.2, đọc chú thích, làm bài tập điền từ.

- Giáo viên có thể gợi ý cho hs 2 hình tròn là vi khuẩn.

- Giáo viên chốt lại các khâu quá trình biến đổi xác động vật, lá cây rụng ->vi khuẩn biến đổi thành muối khoáng ->cung cấp lại cho cây.

- cho 1 hs đọc thông tin Sgk Tr.162

- Thảo luận: Vi khuẩn có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người?

(Giáo viên giải thích khái niệm cộng sinh)

- Giáo viên gọi 2 nhóm phát biểu, tổ chức thảo luận giữa các nhóm.

- Giáo viên sửa chữa, bổ sung.

- Giáo viên cho hs giải thích hiện tượng thực tế.

Vd: Vì sao dưa, cà ngâm vào nước muối sau vài ngày hoá chua?

- Giáo viên chốt lại vai trò có ích của vi khuẩn.

b) Tìm hiểu tác hại của vi khuẩn

- Giáo viên yêu cầu hs thảo luận các câu hỏi:

+ Hãy kể tên 1 vài bệnh do vi khuẩn gây ra?

+ Các loại thức ăn để lâu ngày dễ bị ôi thiu vì sao? Muốn thức ăn không bị ôi thiu phải làm thế nào?

- Giáo viên bổ sung, chỉnh lý các bệnh do vi khuẩn gây ra.

Vd: Bệnh tả: do phẩy khuẩn tả

Bệnh lao: Do trực khuẩn lao.

- Giáo viên phân tích cho hs những vi khuẩn có cả 2 tác dụng có ích và có hại.

Vd: Vi khuẩn phân huỷ chất hữu cơ:

+Có hại: Làm hỏng thực phẩm

+Có lợi: Phân huỷ xác động thực vật.

- Yêu cầu hs liên hệ hành động của bản thân phòng chống tác hại do vi khuẩn gây ra.
	- Học sinh quan sát hình và đọc chú thích.

- Hoàn thành bài tập điền từ.

- 1,2 em đọc bài tập, lớp nhận xét.

+ Từ cần điền: Vi khuẩn, muối khoáng, chất hữu cơ.

Hs nghiên cứu thông tin, thảo luận trong nhóm 2 nội dung:

+Vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên

+ Vai trò của vi khuẩn trong đời sống.

- Ghi ra nháp

- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

- Yêu cầu:

- Trong tự nhiên:

+ Phân huỷ chất hữu cơ -> chất vô cơ để cây sử dụng.

+ Góp phần hình thành than đá, dầu hoả.

- Trong đời sống:

+ Nông nghiệp: vi khuẩn cố định đạm, bổ sung nguồn đạm cho đất.

+ Chế biến thực phẩm: Vi khuẩn lên men.

+ Vai trò trong công nghệ sinh học.

- Hs đọc thông tin, nghiên cứu thảo luận trong nhóm.

- Các nhóm trao đổi, ghi 1 số bệnh do vi khuẩn gây ra ở người ( Động vật, thực vật nếu biết)

- Các nhóm khác bổ sung

+ Giải thích thức ăn bị ôi thiu là do vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn.

- Muốn giữ thức ăn-> ngăn ngừa vi khuẩn sinh sản bằng cách: giữ lạnh, phơi khô, ướp muối…


* Kết luận 4:  

- Vi khuẩn có vai trò trong tự nhiên và trong đời sống con người:

+ Phân huỷ chất hữu cơ thành chất vô cơ.

+ Góp phần hình thành than đa, dầu lửa.

+ Nhiều vi khuẩn ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

- Các vi khuẩn kí sinh gây bệnh cho người, nhiều vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thực phẩm, gây ra ô nhiễm môi trường.

                                       Hoạt động 5:  Sơ lược về vi rút (3')         
:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên giới thiệu thông tin khái quát về các đặc điểm của vi rút.

- Yêu cầu hs kể tên 1 vài bệnh do vi rút gây ra.
	- Học sinh có thể kể 1 vài bệnh

Vd: Cúm gà, sốt do vi rút ở người, người nhiễm HIV…


* Kết luận 5:  Vi rút rất nhỏ, chưa có cấu tạo tế bào sống, ký sinh bắt buộc và thường gây bệnh cho vật chủ.

4.Củng cố (4')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.


Giáo viên đưa câu hỏi:


+ Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?


+ Các vi khuẩn hoại sinh có tác dụng như thế nào? Lấy ví dụ cụ thể về mặt có ích và có hại của chúng.

5.Dặn dò( 1')

- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Nấm rơm 

V.Rót K/N:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:
Ngày dạy:                                                                                                              TiÕt 62
                                                       BÀI 51: nÊm 

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

   1. Kiến thức: Nắm được đặc điểm cấu tạo và dinh dưỡng của mốc trắng


Phân biệt được các phần của 1 nấm rơm


Nêu được đặc điểm chủ yếu của nấm nói chung (về cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản).

   2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát, hoạt động nhóm.

   3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên:


Tranh phóng to H.51.2, 51.3.


Mẫu mốc trắng, nấm rơm.


k hiển vi: phiến kính, kim mũi nhọn.


2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu trước bài.

III. P hương pháp: quan sát, thực hành, thảo luận nhóm.                                                                  
IV.Hoạt đông dạy và học: 

 1. Ôn định t/c: (1')
 2. Kiểm tra bài cũ:(5')

      ? Các vi khuẩn hoại sinh có tác dụng như thế nào? lấy ví dụ cụ thể về mặt có ích và  có hại của chúng?
3. Bài mới:(35')

I. Mốc trắng

                    Hoạt động 1:  Quan sát hình dạng và cấu tạo mốc trắng (12')              
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên nhắc lại thao tác xem kính hiển vi.

hướng dẫn cách lấy mẫu mốc và yêu cầu quan sát về hình dạng, màu sắc, cấu tạo sợi mốc, hình dạng vị trí túi bào tử. (nếu không có điều kiện quan sát có thể dùng tranh).

- Giáo viên tổ chức thảo luận cả lớp.

- Giáo viên tổng kết lại, bổ sung(nếu cần)

- Giáo viên đưa thông tin về dinh dưỡng và sinh sản của mốc trắng.

- Giáo viên cho hs đọc Sgk.
	- Học sinh hoạt động nhóm

+ Quan sát mẫu vật thất

+ Đối chiếu với hình vẽ

-> nhận xét về hình dạng và cấu tạo.

- Đại diện nhóm phát biểu nhận xét, nhóm khác bổ sung.

- Yêu cầu:

+ Hình dạng: dạng sợi phân nhánh.

+ Màu sắc: không màu, không có diệp lục.

+ Cấu tạo: Sợi mốc có chất tế bào, nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào.


* Kết luận 1: 
- mốc trắng có cấu tạo dangi sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào.Sợi mốc trong suốt không màu.

- Dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh.

- Sinh sản vô tính bằng bào tử.
Hoạt động 2:  Làm quen với một vài loại mốc khác (8')
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên dùng tranh giới thiệu mốc xanh, mốc tương, mốc rượu.

- Phân biệt các loại mốc này với mốc trắng?

- Giáo viên có thể giới thiệu quy trình làm tương hay làm rượu để hs biết.
	- Học sinh quan sát H.51.2, nhận biết mốc xanh,mốc tương, mốc rượu. Nhận biết các loại mốc này trong thực tế:

+ Mốc tương: Màu vàng hoa cau        -> làm tương.

+ Mốc rượu: Màu trắng -> làm rượu.

+ Mốc xanh: Màu xanh hay gặp ở vỏ cam, bưởi.


* Kết luận 2:  Sgk Tr.166.

                                           Hoạt động 3:  II. Nấm rơm 

                                 Quan sát hình dạng cấu tạo của nấm rơm(15')         
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs quan sát mẫu vật, đối chiếu với tranh vẽ (H.51.3), phân biệt các phần của nấm?

- Gọi hs lên chỉ tranh và gọi tên từng phần của nấm.

- Hướng dẫn hs lấy một phiến mỏng dưới mũ nấm, đặt lên phiến kính, dầm nhẹ, quan sát bào tử bằng kính lúp.

-> yêu cầu hs nhắc lại cấu tạo của nấm mũ.

- Giáo viên bổ sung, chốt lại cấu tạo của nấm mũ.

- Gọi hs đọc thông tin Sgk.
	- Học sinh quan sát mẫu nấm rơm, phân biệt:

+ Mũ nấm, cuống nấm và sợi nấm.

+ Các phiến mỏng dưới mũ nấm.

- Hs lên chỉ các phần của nấm, lớp bổ sung.

- hs tiến hành quan sát bào tử nấm.

-> mô tả hình dạng

- hs nhắc lại cấu tạo của nấm mũ.

- Hs khác bổ sung.

- Hs nghe giảng

- Hs đọc thông tin Sgk theo yêu cầu của giáo viên.


* Kết luận 3:  

- Cấu tạo: gồm 2 phần : Sợi nấm và mũ nấm.

+ Mũ nấm: nằm trên cuống nấm, dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử.

+ sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 phần, không có chất diệp lục.
4.Củng cố( 4'):

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.


5.Dặn dò (1')

- Học bài, làm bài tập. Đọc "Em có biết"


- Chuẩn bị giờ sau: Thu thập một số bộ phận cây bị bệnh nấm.
V.Rót K/N:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................
Ngày soạn:
Ngày dạy:
                                                                                                                         TiÕt 63
                                Đặc điểm sinh học vàtầm quan

trọng của nấm

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

    1. Kiến thức:


Biết được 1 vài điều kiện thích hợp cho sự phát triển của nấm, từ đó liên hệ áp dụng (khi cần thiết)


Nêu được một số ví dụ về nấm có ích và nấm có hại đối với con người.

   2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát, hoạt động nhóm, vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế.

   3. Thái độ:

Biết cách ngăn chặn sự phát triển của nấm có hại, phòng ngừa 1 số bệnh ngoài da do nấm.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:


Mẫu vật: Nấm có ích: nấm hương, nấm rơm. nấm linh chi.



     Một số bộ phận cây bị nấm


2. Chuẩn bị của học sinh:


Tranh một số nấm ăn được, nấm độc.
III.Phương pháp:

        -Vấn đáp-tìmtòi,trực quan,dạy học nhóm.

IV. Hoạt động dạy và học: 

     1.ốn định :(1')                                                                   

     2. Kiểm tra bài cũ:(5')
?  Nêu đặc điểm cấu tạo, sinh sản của mốc trắng?


3. Bài mới: (35')

I. Đặc điểm sinh học


                            Hoạt động 1:  Điều kiện phát triển của nấm (15')
	           Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs trao đổi thảo luận 3 câu hỏi:

Tại sao muốn gây mốc trắng thì chỉ cần để cơm ở nhiệt độ trong phòng và vẩy thêm ít nước?

? Tại sao quần áo lâu ngày không phơi nắng hoặc để nơi ẩm thường bị nấm mốc?

? Tại sao trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được?

- Giáo viên tổng kết lại, đặt câu hỏi: Nêu các điều kiện phát triển của nấm?

Giáo viên cho hs đọc thông tin Sgk.
	- Học sinh hoạt động nhóm

Trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi:

- Yêu cầu đạt được:

+ Bào tử nấm mốc phát triển ở nơi giàu chất hữu cơ, ẩm và ấm.

+ Nấm sử dụng chất hữu cơ có sẵn.

- Các nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung.

- Qua thảo luận trên lớp, hs tự rút ra các điều kiện phát triển của nấm.


* Kết luận 1:  


Nấm chỉ sử dụng chất hữu cơ có sẵn và cần nhiệt độ, độ ẩm thích hợp để phát triển.

                                       Hoạt động 2:  Cách dinh dưỡng (7')                             
.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin mục 2, trả lời câu hỏi:

? Nấm không có diệp lục vậy nấm dinh dưỡng bằng cách nào?

- Cho hs lấy ví dụ về nấm hoại sinh và nấm kí sinh.
	- Học sinh đọc thông tin, suy nghĩ để trả lời yêu cầu nêu được các hình thức dinh dưỡng: hoại sinh, kí sinh, cộng sinh.

- Hs phát biểu, hs khác nhận xét, bổ sung.


* Kết luận 2:  Nấm là cơ thể dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.



Một số nấm sống cộng sinh.

II. Tầm quan trọng của nấm

                                                Hoạt động 3:  Nấm có ích (6')        
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin SgkTr.169.

- Trả lời câu hỏi: Nêu công dụng của nấm? Lấy ví dụ?

- Giáo viên tổng kết lại công dụng của nấm có ích.

- Giáo viên giới thiệu 1 vài nấm có ích trên tranh.
	- Học sinh đọc thông tin, ghi nhớ các công dụng.

- Hs trả lời câu hỏi (nêu được 4 công dụng)

- Hs khác nhận xét, bổ sung.

- Hs nhận dạng một số nấm có ích.


* Kết luận 3:  Bảng Sgk Tr.169.

                                                  Hoạt động 4:  Nấm có hại  (7')       
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên cho hs quan sát trên mẫu hoặc tranh 1 số bộ phận cây bị bệnh nấm, trả lời câu hỏi:

- Nấm gây ra những tác hại gì cho thực vật?

- Giáo viên tổ chức thảo luận cả lớp.

- Giáo viên tổng kết lại, bổ sung.

- Giáo viên giới thiệu 1 vài nấm có hại gây bệnh ở thực vật.

- Yêu cầu hs đọc thông tin Sgk.

- Trả lời câu hỏi: Kể tên một số nấm có hại cho người?

- Cho hs quan sát, nhận dạng 1 số nấm độc.

- Cho hs thảo luận

+ Muốn phòng trừ các bệnh do nấm gây ra phải làm thế nào?

+ Muốn đồ đạc, quần áo không bị nấm mốc phải làm gì?
	- Học sinh quan sát nấm mang đi kết hợp với tranh, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi:

+ Nêu được những bộ phận cây bị nấm.

+ Tác hại của nấm.

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

-> Nấm kí sinh trên thực vật gây bệnh cho cây trồng làm thiệt hại mùa màng.

- Hs đọc thông tin Sgk (Tr.169,170)

Kể tên một số nấm gây hại.

- Yêu cầu: Nấm kí sinh gây bệnh cho người (Ví dụ: hắc lào, lang ben, nấm tóc…)

Nấm độc -> gây ngộ độc

- Hs phát biểu, bổ sung.

- Hs thảo luận đề ra các biện pháp cụ thể.


* Kết luận 4:  


Nấm gây một số tác hại như:


- Nấm ký sinh gây bệnh cho thực vật và cho người.


- Nấm mốc làm hỏng thức ăn, đồ dùng.


- Nấm độc có thể gây ngộ độc.

4.Củng cố  (4')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên có thể sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò(1')

- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: Thu thập vài mẫu địa y trên thân các cây to.

V.Rót R/N:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Ngày soạn:  

Ngày dạy :                                                                                                                TiÕt:64
                                              Địa y

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


Nhận biết dược địa y trong tự nhiên qua đặc điểm về hình dạng, màu sắc và nơi mọc.


Hiểu được thành phần cấu tạo địa y.


Hiểu được thế nào là hình thức sống cộng sinh.


2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát, hoạt động nhóm.


3. Thái độ:


Giáo dục ý thức yêu thích thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:


Mẫu vật: Địa y.


Tranh: hình dạng và cấu tạo địa y.


2. Chuẩn bị của học sinh:


Tìm mẫu vật.

III.Phương pháp :

      -Vấn đáp-tìm tòi,trực quan ,dạy học nhóm.
IV. Hoạt động dạy và học: 


1.Ôn định (1')

2.Kiểm tra bài cũ: (4') 
?Nêu điều kiện phát triển của nấm? Lấy ví dụ?


3. Bài mới: (35')
                              Hoạt động 1:  Quan sát hình dạng và cấu tạo của địa y( 15')
	              Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs quan sát mẫu, trạm H.52.1, 52.2, trả lời câu hỏi:

? Mẫu địa y em lấy ở đâu?

? Nhận xét hình dạng bên ngoài của địa y?

? Nhận xét về thành phần cấu tạo của địa y?

- Giáo viên cho hs trao đổi với nhau.

- Giáo viên bổ sung, chỉnh lý nếu cần.

- Tổng kết lại hình dạng, cấu tạo của địa y.

- Yêu cầu hs đọc thông tin Sgk, trả lời câu hỏi:

? Vai trò của nấm và tảo trong đời sống địa y?

? Thế nào là hình thức sống cộng sinh?

- Giáo viên cho hs thảo luận, tổng kết lại: Khái niệm cộng sinh.
	Hs trong nhóm quan sát mấu địa y mang đi đối chiếu với hình vẽ, trả lời câu hỏi, yêu cầu nêu được:

+ Nơi sống:

+ Thuộc dạng địa y nào? mô tả hình dạng.

- Quan sát H.52.2, nhận xét về cấu tạo.

- Yêu cầu nêu được: Cấu tạo gồm tảo và nấm.

1,2 đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

- Hs tự đọc thông tin, trả lời câu hỏi, yêu cầu nêu được:

+ Nấm cung cấp muối khoáng cho tảo.

+ Tảo quang hợp, tạo chất hữu cơ và nuôi sống hai bên.

- Nêu khái niệm cộng sinh.


* Kết luận 1:  


Địa y có hình vảy hoặc hình cành.


Cấu tạo: Gồm những sợi nấm xen lẫn các tế bào tảo


+ Nấm cung cấp muối khoáng cho tảo.


+ Tảo quang hợp, tạo chất hữu cơ và nuôi sống hai bên.


-> Cộng sinh là hình thức sống chung giữa 2 sinh vật (cả hai bên đều có lợi)

                                            Hoạt động 2:  Vai trò của địa y (15')

:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên yêu cầu hs đọc thông tin mục 2, trả lời câu hỏi:

+ địa y có vai trò gì trong tự nhiên?

- Giáo viên tổ chức thảo luận lớp, tổng kết lại vai trò của địa y.
	- Học sinh đọc thông tin, trả lời câu hỏi:

- Yêu cầu nêu được: Tạo thành đất

+ Là thức ăn của hươu Bắc Cực.

+ Là nguyên liệu chết biến nước hoa, phẩm nhuộm…


* Kết luận 2:  Sgk.

4.Củng cè( 4')

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.


- Kiểm tra đánh giá: Giáo viên  sử dụng câu hỏi Sgk để kiểm tra.

5.Dặn dò(1')

- Học bài, làm bài tập. 


- Chuẩn bị giờ sau: hoàn thành hết bài tập, tiết sau chữa bài tập.

V.Rót K/N:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Ngày soạn: 

Ngày dạy:                                                                                                                   TiÕt 65
                                          Bài tập

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


Làm được bài tập cơ bản và một số bài tập nâng cao


2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng làm bài tập đúng, chính xác.


3. Thái độ:


Giáo dục lòng say mê môn học.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:


Các bài tập cơ bản và nâng cao trong sgk và bài tập thêm.


2. Chuẩn bị của học sinh:


Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập.
III.Phương pháp:

       Vấn ®¸p-t×m tòi, thảo luận nhóm, thực hành.
IV. Hoạt động dạy và học: 


1.Ổn định (1')

2. Kiểm tra bài cũ:(2') Sự chuẩn bị của học sinh


3.Bài mới:(35')

 Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập cơ bản và nâng cao trong Sgk và một số bài tập thêm.


                          Hoạt động 1:  Một số bài tập cơ bản (15')

:
	               Hoạt động của giáo viên
	                  Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên đưa bài tập, yêu cầu hs trả lời

1.Có mấy loại quả?Kể tên và nêu đặc điểm các loại quả?

2. Quả và hạt có mấy cách phát tán? Đặc điểm của quả và hạt thích nghi với các cách phát tán?

3. Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

4. Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo?

5. Cấu tạo của rêu đơn giản như thế nào?

6. Nêu đặc điểm của thực vật hạt kín?

7. Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?
	- Học sinh đọc bài tập, nghiên cứu, trả lời.

Yêu cầu:

1. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả chia ra 2 loại quả: Quả khô và quả thịt.

2. Quả và hạt thường có 3 cách phát tán: Tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ động vật…

3. Hạt nảy mầm cần đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp và chất lượng hạt giống tốt.

4. Tảo là những thực vật bậc thấp mà cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo rất đơn giản, có màu khác nhau và luôn luôn có chất diệp lục.

5. Sgk.tr.127

6.Sgk.tr.136

7.Sgk.tr.158


* Kết luận 1: 


Câu trả lời của học sinh.

                              Hoạt động 2: Một số bài tập nâng cao ( 20')

:
	                 Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	-Giáo viên đưa bài tập, yêu cầu hs trả lời

1Người ta nói những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Điều đó đúng hay sai?Vì sao?

2. Vì sao thực vật hạt kín lại có thể phát triển phong phú như ngày nay?

3.Tại sao người ta nói: “Rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?

4 Tại sao người ta nói: nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?


	- Học sinh đọc bài tập, nghiên cứu, trả lời.

Yêu cầu:

1. Những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn là đúng vì: Hạt khô nhẹ, hạt có cánh hay có chùm lông nên làm cho chúng rơi chậm và được gió thổi đi xa.

2. Sgk.tr.127

3 Vì rừng cây nhả ra khí ôxi làm trong lành bầu không khí, rừng cây hấp thu khí cácbonic giảm sự ô nhiễm.

4. Vì: Người sẽ không có thức ăn, người sẽ bị thiếu ôxi để thở.




* Kết luận 2: 


Phần trả lời của học sinh

4Củng cố (5')'


- Học sinh xem và sửa lại bài tập của mình.


- Kiểm tra đánh giá: Gíáo viên chấm vở của học sinh.

5Dặn dò (2')

- Học bài, làm bài tập.


- Chuẩn bị giờ sau: Ôn lại bài từ chương “Quả và hạt”.

V.Rót K/N:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:                                                                                                     Tiết 66
Ngày dạy:

                                                      Ôn  tập

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:

  1. Kiến thức:

   - Củng cố lại kiến thức các phần cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa, các nhóm thực vật.

 2. Kỹ năng:Rèn kĩ năng tư duy, nhớ lại kiến thức có hệ thống.

 3. Thái độ:

Giáo dục lòng yêu quý thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:


Kiến thức, câu hỏi ôn tập.


2. Chuẩn bị của học sinh:Làm đề cương ôn tập.

III. Hoạt động dạy và học: 
   1.Ôn định t/c:(1')

   2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong phần ôn.
   3.Nội dung ôn tập:

             Hoạt động 1:  Khái quát chương “Quả và hạt” (10')

- Mục tiêu: Các loại quả, các cách phát tán của quả và hạt, những điều kiện nảy mầm của hạt.
	        Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	Giáo viên nêu câu hỏi:

1. Quả và hạt có mấy loại? Nêu các loại quả và lấy ví dụ mỗi loại?

2. Quả và hạt có đặc điểm gì với các cách phát tán khác nhau? ý nghĩa của sự phát tán?
	- Hs quan sát lại tranh và trả lời câu hỏi:

* Yêu cầu: - Cấu tạo ( như hình vẽ)

- Kích thước: Đa dạng

- Hình dạng: đa dạng

              Sinh trưởng            Phân chia

- Tb non   ---( Tb trưởng thành -( Tb non mới.

- Tb phân chia gồm 2 giai đoạn: Nhân phân chia.

Chất Tb phân chia.

- Tb lớn lên và phân chia giúp cây sinh trưởng và phát triển.

- Mô là nhóm Tb có nhiều hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện 1 chức năng riêng. Có 4 loại mô: mô phân sinh, mô mềm, mô nâng đỡ, mô dân truyền.


* Kết luận 1:  Câu trả lời của hs.


                        Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức về rễ (10')

- Mục tiêu:  hs nhớ lại hình thái cấu tạo, chức năng và các loại rễ biến dạng.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh về cấu tạo rễ, các loại rễ… nêu các câu hỏi để hs nhớ lại kiến thức

- Giáo viên tóm lại kiến thức để hs ghi:

? có mấy loại rễ? Nêu đặc điểm của mỗi loại?Vd.

- Có mấy loại rễ biến dạng? Nêu đặc điểm mỗi loại, ví dụ?

- Nêu các miền của rễ và chức năng chính của từng miền (g v treo bảng)

? Rễ có chức năng chính là gì?

? Nước và muối khoáng được rễ hút lên nhờ bộ phận nào?
?Nêu con đường dẫn truyền nước và muối khoáng?
	- Hs quan sát lại hình vẽ, nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi.

Tiểu kết: 1. Hình thái và cấu tạo:

Rễ cọc                                       Rễ củ

( Rễ cái, rễ con:            

bưởi, nhãn…)                         Rễ móc

                      Rễ biến dạng

Rễ chùm (rễ con:                    Rễ thở

hành, rau cải..)               Rễ giác mút

2. Các miền của rễ:

Bảng Sgk.

3. Các hoạt động, chức năng của rễ:

* Hút nước và muối khoáng

- chủ yếu nhờ lông hút.

- Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ -> vỏ -> mạch gỗ -> các bộ phận của cây.


* Kết luận 2: 


Phần trả lời của hs.

                                   Hoạt động 3: Tìm hiểu về thân(10'')

- Mục tiêu:  hs nhớ lại kiến thức về hình thái cấu tạo, sự sinh trưởng và cấu tạo trong của thân. sự vận chuyển các chất trong thân.

	       Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh và đặt câu hỏi:

? Thân cây gồm những bộ phận nào?

? Có mấy loại thân? Nêu đặc điểm và lấy ví dụ?


? Có mấy loại thân biến dạng? Đặc điểm của từng loại và chức năng đối với cây? Lấy ví dụ?

Thân to ra do đâu? Thân dài ra do đâu? Nêu cấu tạo trong thân non:

Phần thân non:

* Cấu tạo:

              Biểu bì

Vỏ

              Thịt vỏ

                               Mạch rây

               Bó mạch

Trụ giữa

                            Mạch gỗ

                Ruột

+ Vai trò: 

Giúp thân cây dài ra

? Nước và muối khoáng vận chuyển nhờ cơ quan nào trong thân?

? Chất hữu cơ vận chuyển nhờ cơ quan nào?
	- Hs quan sát lại hình vẽ, nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi.

Tiểu kết: 1. Hình thái và cấu tạo:

- Thân gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách ( chồi hoa và chồi lá)

* Thân có 3 loại: 

- Thân đứng:

+ Thân gỗ: Bưởi, ổi…
+ Thân cột: Dừa, cau…
+ Thân cỏ: đậu, rau cải…

- Thân leo: Thân quấn, tua cuốn, tay móc…

- Thân bò: rau má..

* Thân biến dạng: Bảng Sgk.

2. Sự sinh trưởng của thân, cấu tạo trong của thân:

Phần thân trưởng thành:

* Cấu tạo
              Bần

Vỏ          Tầng sinh vỏ

              Thịt vỏ

                                Mạch rây( ngoài)

                 Bó mạch

Trụ giữa  Tầng sinh trụ( cho ra mạch                   rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong)

                                Mạch gỗ (trong)

                Ruột

* Vai trò:

- Giúp thân to ra

Mạch gỗ

Mạch rây




* Kết luận 3: 


Phần trả lời của hs.


                                 Hoạt động 4:  Tìm hiểu về lá (8')                                              

- Mục tiêu:  Hs nhớ lại kiến thức về cấu tạo, đặc điểm bên ngoài và bên trong của lá. Các hoạt động chức năng của lá.                                               
	        Hoạt động của giáo viên
	                Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên treo tranh về lá và các loại lá. Hỏi về đặc điểm bên ngoài của lá.

? Lá gồm những phần nào?

? Có mấy loại lá?

? Có những kiểu xếp lá nào?

? Có những loại lá biến dạng nào?

? Chức năng của các loại lá biến dạng?

- Giáo viên hỏi:

? Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng các phần của phiến lá?

? Biểu bì có cấu tạo và chức năng ntn?

? Lỗ khí có đặc điểm và chức năng gì?

? Thịt lá và gân lá có đặc điểm và chức năng gì?

- Giáo viên hỏi:

? Quang hợp là gì? Nêu vai trò của quang hợp

? Cây hô hấp thế nào?Thoát hơi nước qua đâu?Chức năng?
	- Hs trả lời:

1. Đặc điểm bên ngoài của lá:

- Lá gồm: Cuống lá, phiến lá và gân nằm trên phiến.

+ Phiến lá màu xanh lục, dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá.

- Có 2 loại lá: Lá đơn, lá kép.

- 3 kiểu xếp lá: Mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

- Lá biến dạng: Tua cuốn, tay móc, gai, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi.

2. Cấu tạo trong của phiến lá:

Gồm: - Biểu bì: Là lớp TB trong suốt, xếp sát nhau, có vách phía ngoài dày -> Bảo vệ và cho ánh sáng chiếu vào.

 Lỗ khí: Trao đổi khí và thoát hơi nước.

- Thịt lá: Quang hợp, dự trữ và trao đổi khí.

- Gân lá: Vận chuyển các chất.

3. Các hoạt động, chức năng của lá:

- Quang hợp

- Hô hấp

- Thoát hơi nước


* Kết luận 4: 


Phần trả lời của học sinh.

4. Củng cố: (5')                                                                             


: Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên đưa thêm

5. Hướng dẫn về nhà: (1')                                                                            

- Học bài, làm bài tập.


- Chuẩn bị kiểm tra học kì.
V.R út K/N:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:

Ngày dạy :                                                                                                      Tiết 68

                        Thực hành – Tham quan thiên nhiên

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức: Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của 1 số ngành thực vật chính.


2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, khái quát, hoạt động nhóm.


3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên: Địa điểm, phân công nhóm, nhóm trưởng.


2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức có liên quan, dụng cụ cần thiết, kẻ bảng mẫu sẵn.

III.Phương pháp: thực hành, thảo luận nhóm.
IV. Hoạt động dạy và học: 

1.Ổn định t/c: (2')                                                                  
2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của học sinh

3.Bài mới:(35')


             Hoạt động 1:  Quan sát nội dung tự chọn (35')                            
- Mục tiêu:  Quan sát 1 số hiện tượng cây đặc biệt: rễ, thân, lá…
+ Hs có thể tiến hành theo 1 trong 3 nội dung:
Quan sát biến dạng của rễ, thân, lá.

Quan sát mối quan hệ giữa thực vật với thực vật và giữa thực vật với động vật.

Nhận xét về sự phân bố của thực vật trong khu vực không gian.

+ Cách thực hiện:

Gv phân công các nhóm lựa chọn 1 nội dung quan sát. Vd: Nội dung b cần quan sát các vấn đề sau: 

. Hiện tượng cây mọc trên cây rêu, lưỡi mèo tai chuột.

. Hiện tượng cây bóp cổ: Cây si, đa, đề… mọc trên cây gỗ to.

. Quan sát thực vật thụ phấn nhờ sâu bọ.

-> Rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa thực vật với thực vật và thực vật với động vật.

4.Tổng kết đánh giá: (7')                                                                              

- Gv thu lại bản ghi chép của hs, thu nhập thông tin.

5. Hướng dẫn về nhà: (1')                                                                              

- Yêu cầu hs về nhà trả lời các câu hỏi chuẩn bị cho cuộc thảo luận. 

V.Rút K/N:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tiết 70: Thực hành – Tham quan thiên nhiên

I. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau:


1. Kiến thức:


Thảo luận nội dung mẫu vật đã thu được theo 1 hệ thống kiến thức đã học.


2. Kỹ năng:


Rèn kỹ năng thảo luận, xử lý thông tin, kết quả.


3. Thái độ:


Giáo dục ý thức yêu thích thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:


1. Chuẩn bị của giáo viên:


Nội dung cuộc thảo luận.


2. Chuẩn bị của học sinh:


Thu thập kiến thức, số liệu mà qua quan sát ghi chép được.

III. Hoạt động dạy và học: 


A. Giới thiệu bài:                                                                   5'


- Kiểm tra bài cũ: Kết hợp.


- Giới thiệu bài mới: Gv giới thiệu.


B. Các hoạt động:     


Hoạt động 1:  Thảo luận toàn lớp              35’

- Mục tiêu: Củng cố, mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể..

- Cách tiến hành:

- Yêu cầu đại diện các nhóm thu thập kết quả quan sát và báo cáo.

- Các nhóm khác bổ sung.

- Gv giải đáp thắc mắc của học sinh.

- Nhận xét đánh giá các nhóm.

- Tuyên dương các nhóm tích cực hoạt động ngoài giờ.

- Yêu cầu hs viết bản thu hoạch theo mẫu Sgk (tr. 173)

IV.Tổng kết đánh giá:                                                                               8'


- Hoàn thiện báo cáo thu hoạch

V. Hướng dẫn về nhà:                                                                               1'


- Tập làm mẫu cây khô.

+ Dùng mẫu thu háI được để làm mẫu cây khô.

+ Cách làm: Sgk.

- Nghỉ hè hs có điều kiện tham quan du lịch nên ghi chép nội dung thông tin các mẫu thực vật… 
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